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Điện tử công suất

Chương 1 : Giới thiệu
1.1.CÁC KHÁI NIỆM: 

• Các tên gọi của môn học: Điện tử công suất (Power 
Electronics) Điện tử công suất lớn. Kỹ thuật biến đổi
điện năng.

• ĐTCS là một bộ phận của Điện tử ứng dụng hay Điện tử
công nghiệp. 

• Phân loại các bộ Biến Đổi (BBĐ - Converter) theo mục
đích: 

• AC --> DC: chỉnh lưu.
• AC --> AC: BBĐ áp AC, Biến tần.
• DC --> DC: BBĐ áp DC.
• DC --> AC: Nghịch lưu.

• Bộ Biến Đổi = Mạch ĐTCS + bộ ĐIỀU KHIỂN
• Mạch ĐTCS giới hạn ở các sơ đồ sử dụng linh

kiện điện tử làm việc ở chế độ đóng ngắt, gọi là
Ngắt Điện Điện Tử (NĐBD) hay Bán Dẫn dùng
cho biến đổi năng lượng điện. 

• Mạch ĐTCS giới hạn ở các sơ đồ sử dụng linh
kiện điện tử làm việc ở chế độ đóng ngắt, gọi là
Ngắt Điện Điện Tử (NĐBD) hay Bán Dẫn dùng
cho biến đổi năng lượng điện.  

• Bộ ĐIỀU KHIỂN = Mạch điều khiển vòng kín
(nếu có) + Mạch phát xung.

• Mạch phát xung cung cấp dòng, áp điều khiển
các NĐBD để chúng có thể đóng ngắt theo trình
tự mong muốn. Ví dụ Ngắt Điện Bán Dẫn: Diod, 
Transistor, SCR ... 

• BBĐ còn có thể phân loại theo phương thức hoạt
động của NĐBD. 

1.2 NGẮT ĐIỆN BÁN DẪN
• Còn gọi là ngắt điện điện tử (NĐĐT), hay khóa bán dẫn, là các linh

kiện điện tử dùng trong mạch ĐTCS được lý tưởng hóa để các khảo
sát của mạch ĐTCS có giá trị tổng quát bao gồm. 

• DIODE (chỉnh lưu): Phần tử dẫn điện một chiều có hai trạng thái.
- ON  khi phân cực thuận: VAK > 0, có thể xem sụt áp thuận VF = 

0, dòng qua mạch phụ thuộc nguồn và các phần tử thụ động
khác. 

- OFF khi phân cực ngược: VAK < 0, có thể xem như hở mạch. 
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1.2 NGẮT ĐIỆN BÁN DẪN 

• SCR ( Chỉnh lưu có điều khiển ): 
– OFF : Có thể ngắt mạch cả hai chiều (VAK > 0 và

VAK < 0) khi không có tín hiệu điều khiển : G = 0. 
– ON : SCR trở nên dẫn điện (đóng mạch) khi có tín

hiệu điều khiển: G ≠ 0 và phân cực thuận VAK > 0. 
Điểm đặc biệt là SCR có khả năng tự giữ trạng thái
dẫn điện: nó không cần tín hiệu G khi đã ON, SCR 
chỉ trở về trạng thái ngắt khi dòng qua nó giảm về 0. 

1.2 NGẮT ĐIỆN BÁN DẪN

• Ngắt điện bán dẫn một chiều TRANSISTOR (NĐBDMC), 
gọi tắt là ngắt điện, có hoạt động như sau: 
– OFF ngắt mạch khi không có tín hiệu điều khiển: G = 0. Cũng

như các TRANSISTOR, NĐBDMC không cho phép phân cực
ngược (VS luôn luôn > 0) . 

– ON NĐBDMC trở nên dẫn điện (đóng mạch) khi có tín hiệu điều
khiển: G ≠ 0 và trở về trạng thái ngắt mạch khi mất tín hiệu G. 
NĐBDMC có hai loại chính: BJT tương ứng tín hiệu G là dòng
cực B, và MOSFET công suất với G là áp VGS . 

• Các NĐBD lý thuyết trên chỉ làm việc với
một chiều của dòng điện, trong khi các linh
kiện điện tử công suất thực tế có thể dẫn
điện cả hai chiều, lúc đó mạch khảo sát sẽ
biểu diễn bằng tổ hợp các NĐBD lý thuyết. 

1.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT MẠCH ĐTCS

• Đầu vào khảo sát: Mạch ĐTCS + tín hiệu
điều khiển NĐBD + đặc tính tải. 

• Đầu ra: hoạt động của mạch: u(t), i(t) các
phần tử => Các đặc trưng áp, dòng, công
suất

1.3.1. Các đặc trưng áp, dòng
• Giá trị cực đại: 
• Giá trị trung bình V0, I0
• Giá trị hiệu dụng VR, IR
• Các biểu thức cho dòng điện trung bình và hiệu dụng

• Các biểu thức cho điện áp VO, VR cũng có dạng tương
tự. 

1.3.2. Sóng hài bậc cao và hệ số hình dáng

• V0 là trị số trung bình ( thành phần một chiều ) của v(t).
• ω: tần số góc của v(t), chu kỳ T=ω/2π.
• vn: sóng hài bậc n – có tần số nω.
• An , Bn : các thành phần sin, cos của sóng hài bậc n 
• Vn , φn : biên độ và lệch pha của sóng hài bậc n
• VR : Trị hiệu dụng của v(t).
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1.3.2. Sóng hài bậc cao và hệ số hình dáng
• Hệ số hình dạng (form factor): tỉ số giữa giá trị hữu

dụng và giá trị hiệu dụng.
• Ví dụ với bộ biến đổi có ngỏ ra một chiều:

Đối với ngỏ ra DC: 

Đối với ngỏ ra AC:

VO : trị số trung bình áp ra. 
VR : trị số hiệu dụng áp ra.

•Ví dụ với bộ biến đổi có ngỏ ra xoay chiều: 
V1 : trị số hiệu dụng sóng hài bậc 1 (cơ bản) áp ra.
VR : trị số hiệu dụng áp ra.

• Độ biến dạng (THD - Total harmonic distortion):

1.3.3. Công suất và hệ số công suất

- Công suất tác dụng P: biểu
thị năng lượng sử dụng
trong một đơn vị thời gian.

- Công suất biểu kiến S: tính bằng tích số
giá trị hiệu dụng dòng và áp, biểu thị năng
lượng sử dụng trong một đơn vị thời gian
nếu xem tải là thuần trở. 

- Hệ số công suất HSCS hay cosφ: cho biết hiệu quả sử
dụng năng lượng. Khi tải là thuần trở, nguồn điện hình
sin hay một chiều sẽ có HSCS bằng 1 

• Có nhiều biểu thức tính công suất trong mạch ĐTCS, phụ thuộc vào
mục đích sử dụng:

P1: Khi quan tâm đến thành phần cơ bản của ngỏ ra ( hình sin tần số ω ), 
có điện áp và dòng điện biên độ V1, I1 , góc lệch φ1 . 
PO hay PDC: công suất một chiều (tải điện một chiều) với V0, I0 là các trị số
áp, dòng trung bình. 
P: công suất toàn phần ở ngỏ ra, gồm thành phần một chiều và sóng hài
bậc cao. 
Ở các BBĐ ngỏ ra áp một chiều, V0, I0 , PDC là các thành phần mong
muốn, sóng hài bậc cao (các thành phần hình sin) là không mong muốn, 
chỉ tạo ra các tác dụng phụ. 

1.4. Hiệu suất

Sự cần thiết hiệu suất cao

•- Hiệu suất cao: tổn
thất công suất thấp và
không có chuyển đổi
công suất.
•- Hệ thống khả thi: kích
thước nhỏ, làm việc ổn
định.
•- Hiệu suất là thước đo
cho quá trình thiết kế
bộ chuyển đổi.

Chuyển đổi với hiệu suất cao

Một mục tiêu của chuyển đổi dòng điện: cấu trúc
có khối lượng nhẹ và nhỏ, năng lượng chuyển đổi
lớn và hiệu suất cao.
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Linh kiện có thể dùng cho thiết kế
mạch

Linh kiện có thể dùng cho thiết kế
mạch

Xử lý tín hiệu: không sử dụng linh kiện từ tính.

Linh kiện có thể dùng cho thiết kế
mạch

Xử lý nguồn: không sử dụng linh kiện gây tổn thất
điện.

Thất thoát công suất trong chuyển mạch

Đóng mạch: v(t) = 0
Ngắt mạch: i(t) = 0
Trong 2 trường hợp trên:
P(t) = v(t).i(t) = 0
Năng lượng sử dụng cho

chuyển mạch = 0.

Một ví dụ đơn giản trong chuyển đổi DC-DC 

Nguồn cung cấp: 100V
Tải tiêu thụ: 50V, 10A, 500W
Bộ chuyển đổi này có thể được thực hiện như thế nào?
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Sự tiêu thụ năng lượng thực tế
Sử dụng điện trở – phân áp

Sự tiêu thụ năng lượng thực tế
Ngắn nối tiếp: Dùng Transistor trong vùng kích

hoạt.

Sử dụng một bộ chuyển mạch SPDT 
SPDT: Single-pole-double-throw

Quá trình chuyển mạch thay đổi mức điện áp

D: chu kỳ công suất chuyển mạch 0 < D < 1.
Ts: Chu kỳ chuyển mạch. fs: tần số chuyển mạch=1/Ts

Giá trị điện áp trung bình vs(t)

Thêm mạch lọc thấp LC 

Sử dụng mạch lọc thấp để khử xung và tạo điều hoà.
Chọn f0 < fs

Mạch này gọi là: bộ chuyển đổi điện Buck

Thêm hệ thống điều khiển để ngắt điện áp
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Bộ chuyển đổi Boost Máy đổi điện 1 pha đơn

1.4 Một vài ứng dụng của điện
công suất

Những bắt gặp trong chuyển đổi điện với hiệu suất
cao:
Nhỏ hơn 1W: trong các thiết bị di chuyển, cầm
tay, pin…
>10, 100, 1000 W: các thiết bị máy tính, văn
phòng…
kW, MW: trong bộ biến tần sử dụng cho động cơ, 
nhà máy tôi cao tần, nhà máy sơn mạ điện…
1000MW: máy chỉnh lưu và bộ chuyển đổi trong
tiện ích truyền tải điện 1 chiều. VD: hệ thống tàu
điện…

Bộ nguồn cung cấp trong hệ thống máy tính Hệ thống nguồn điện trên vệ tinh
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Bộ biến tần thay đổi vận tốc động cơ AC 
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Chương 2
Linh kiện điện tử công suất

Chương 2. Linh kiện điện tử công
suất

1. diode công suất
2. Transistor lưỡng cực (BJT)
3. Transistor trường (JET, MOSFET)
4. Thrysistor (SCR)
5. Triac
6. Công tắc tơ tĩnh
7. Transistor cực cửa cách li (IGBT)

1.Diode công suất

2.1. diode công suất
2.1.1 Nguyên lí cấu tạo

Gồm hai chất bán dẫn
p,n

một tiếp giáp J

UAK>0 có dòng điện
IAK#0

UAK<0 không dòng IAK

• Sơ đồ cấu trúc

p n
J

A K

Cấu trúc p-n
• Phân cực cho p-n

a)
b)

Etx

p n

EtxEngoμi

p n

+

EtxEngoμi

c)

p n

+

2.1.2. Đặc tính, thông số của
diode

Đặc tính như hình vẽ
2.2
- ở góc phần tư thứ
nhất: 
dòng điện lớn, sụt áp 
nhỏ
- ở góc phần tư thứ ba: 
dòng rò nhỏ, điện áp 
ngược lớn

• Đặc tính
I

U

+ -

+-

ILV

UN

Hình 2.2

ΔU0

ΔU
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Thông số:
Iđm – dòng điện định mức, hiện nay dòng điện

lớn nhất của một diode công suất tới 7000A
ΔU – sụt áp thuận; Sụt áp của diode trong

khoảng (0,7 - 2)V
ΔP – tổn hao công suất; ΔP  = ΔU.I (đến hàng

kW)
Tcp- nhiệt độ làm việc cho phép; Tại lớp tiếp

giáp khoảng 2000C
UN - điện áp ngược; Trong khoảng (50-4000)V
Irò – dòng điện rò, hàng trăm mA

• Kết cấu có dạng như hình vẽ

Kiểm tra sơ bộ
• Dùng đồng hồ vạn năng đo 

Rx100

0∞

+
_ ®

á
đen

a)

Rx100

0∞

+_ ®
á
®enb)

2.Transistor lưỡng cực BJT

2.2. Transistor lưỡng cực BJT
(Bipolar Junction Transistor) 

1. Nguyên lí, cấu tạo.
2. Đặc tính, thông số
3. Đặc điểm cấu tạo
4. Sơ đồ Darlington

2.2.1. Nguyên lí cấu tạo BJT
• Cấu tạo của Transistor có dạng như hình vẽ

p pn
Emit¬ Colect¬

Baz¬

a)

n np

Emit¬

Colect¬

Baz¬
b)

B

C

E

B

C

E

B

E C

B

E C

c) e)

d) f)
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Hoạt động
• Để mô tả hoạt động của Transistor, ta lấy Transistor lại 

pnp làm ví dụ. 

Hình 2.1 Nguyên lý hoạt động của Transistor

p p

Dòng hạt 
đa số

BVïng
nghèo

n CE p p

Dòng hạt 
thiểu số

BVïng
nghèo

n CE

p p

Dòng hạt 
thiểu số

BIE

n CE

Dòng hạt 
đa số

IB
IC

a.

c.

b.

• Trên hình 2.1a, khi tiếp giáp colector không được
phân cực, tiếp giáp emitor được phân cực thuận. 
Độ rộng vùng điện tích không gian giữa p và n 
(còn gọi là vùng nghèo) sẽ bị giảm, mức giảm
tuỳ theo điện áp phân cực, kết quả là dòng của
các hạt đa số (các lỗ trống) khuếch tán từ miền
bán dẫn p (cực E) sang miền bán dẫn n (cực B).

• Khi tiếp giáp emitor không được phân cực, tiếp
giáp colector phân cực ngược, không có dòng
của các hạt đa số (điện tử ở bán dẫn n) chỉ có
dòng của các hạt thiểu số (lỗ trống ở bán dẫn n) 
(hình 2.1 b).

• Trường hợp tiếp giáp emitor phân cực thuận, tiếp
giáp colector phân cực ngược (hình 2.1c). Khi
tiếp giáp emitor phân cực thuận, các hạt đa số
khuếch tán qua tiếp giáp tới miền bazơ taọ nên
dòng IE. Tại miền bazơ các hạt đa số này lại 
chuyển thành các hạt thiểu số, một phần bị tái
hợp với các điện tử tạo thành dòng IB, phần còn
lại do độ rộng của miền bazơ rất mỏng, tiếp giáp
colector phân cực ngược nên các lỗ trống ở miền
bazơ bị cuốn sang miền colector taọ lên dòng Ic. 
Dòng Ic này được tạo bởi hai thành phần: dòng
của các hạt đa số từ miền emitor, và dòng của
các hạt thiểu số (lỗ trống ở miền bazơ khi chưa 
có sự khuếch tán từ emitor sang). 

2.2.2. Đặc điểm kết cấu
• Dòng điện điều khiển Ib được xác định Ib = IC/ β
• Trong điện tử công suất, dòng điện lớn nên

Transistor làm việc ở chế độ đóng cắt nên khi
mở phải thoả mãn điều kiện: Ib = kbh. IC/ β (kbh = 
1,2  ÷ 1,5 - hệ số bão hoà), điện áp bão hoà CE 
khoảng 1-1,5 V Ib = IC/ β

• Do cần hệ số khuếch đại lớn nên BJT thường
cấu tạo dạng darlington

Sơ đồ cấu trúc BJT 

• Thêm một lớp bán dẫn n- là vùng có trở
kháng cao

n

n-

n n n
p p

EB

C

p

p-

p p p
n n

EB

C

Hoạt động
• p - n- là vùng có trở kháng cao, dó đó

Transistor  có điện áp cao hay thấp phụ
thuộc độ dầy miền n-

• ở chế độ bão hoà, dòng điện Ib lớn, các
điện tử được đưa thừa vào vùng p, các
điện tích trung gian không trung hoà hết ⇒
vùng bazơ có điện trở nhỏ ⇒ có dòng điện
chạy qua. Do tốc độ trung hoà điện tích
không kịp, Transistor không còn khả năng
khống chế dòng điện.
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2.2.3. Đặc tính của BJT

Đặc tính tĩnh của BJT 
Đặc tính điều khiển như 

hình bên
Một số nhận xét:
• Cùng một IC muốn có

UCE nhỏ thì IB phải lớn
• Hệ số khuếch đại của

Transistorcông suất
nhỏ (cỡ hàng chục

IC

IB

UCE=0,2V

UCE=0,5V

UCE=5V

UCE=20V

UCE=200V

ΔIC

ΔIB

β=ΔIC/ Δ IB

Đặc tính ra
UCB0 - điện áp đánh thủng CB khi hở E

UCE0 - điện áp đánh thủng CE khi hở B

UCE

IC

IB=0

Hở Emitơ

IB tăng

UCT UCB0UCE0

Đặc tính đóng cắt
• Đặc tính điển hình

ub

Un

C

E

B

CBC

CBE

ub

uBE

iB

uCE

iC

1 2 3 4 5 6 7 8

Đặc tính đóng cắt điển hình có thể chia
thành 8 vùng :
1. Tran. đang khoá
2. Thời gian trễ của Tran. khi mở
3. Quá trình tăng dòng IC do sự tích luỹ điện tích trong

baz¬
4. Vào vùng bão hoà
5. Chế độ làm việc bão hoà
6. Thời gian trễ khi khoá, do mật độ điện tích lớn không

giảm nhanh được.
7. Dòng colector giảm về 0
8. Tụ BE được nạp với -UBE đảm bảo cho Transistorkhoá
9. Transistorkhoá hoàn toàn

Thông số
• Các thông số cơ bản
IC – dòng điện định mức, ( tới 1000A)
β - hệ số khuếch đại dòng điện
IB = IC/ β– dòng điện baz¬ mA
ΔU – sụt áp thuận; (khoảng (0,7 - 2)V)
ΔP – tổn hao công suất sinh nhiệt (đến hàng kW)
Tcp- nhiệt độ làm việc cho phép; Tại lớp tiếp giáp

khoảng 2000C
UCE - điện áp CE; Trong khoảng (50-1500)V
UBE - điện áp BE; hàng vôn

2.2.4. Sơ đồ darlington

• Từ đặc tính tĩnh ở trên thấy rằng hệ số
khuếch đại dòng điện của các tran. công
suất nhỏ chỉ khoảng hàng chục. Do đó cần
mắc hai tran. nối tiếp nhau như hình vẽ

• Hệ số khuếch đai:
• β = β1 + β2 + β1 β2

• β = β1 β2

iB = iB1

iC1 iC

iC2

iE1 = iB2
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Ổn định điểm làm việc
• Khi có xét dòng điện rò
• iC = iC1+iC2= β1iB1 + ICEO1+ β2iB2 + ICEO2

• = (β1 + β2 + β1 β2)iB1+(1+ β2)ICEO1+ICEO2

• Khi nhiệt độ thay đổi dòng rò thay đổi, nó
được nhân thêm (1+ β2)ICEO1 làm sơ đồ
kém ổn định theo nhiệt độ

• Để khắc phục, đưa thêm các điện trở như
hình vẽ

• Mạch vào được phân thành hai nhánh
• iB1 = iB-UBE1/R1; iB2=iE1+UBE1/R1- UBE2/R2

• Sau biến đổi có:
• iC = iC1+iC2= β1iB1 + ICEO1+ β2iB2 + ICEO2

• = (β1 + β2 + β1 β2)iB+(1+ β2)(ICEO1- β1 
UBE1/R1) +(ICEO2- β1 UBE2/R2)

iB iB1

iC1 iC

iC2

iB2

R1 R2

Một số hình ảnh BJT

3. Transistor Trường (FET)

2.3. Transistor TRƯỜNG (FET)

2.3.1. Giới thiệu chung
2.3.2. Cấu tạo và đặc tính của JFET
2.3.3 MOSFET

2.3.1. Giới thiệu chung
• Khác với Transistor lưỡng cực mà đặc điểm

chủ yếu là dòng điện trong chúng do cả hai
loại hạt dẫn (điện tử và lỗ trống) tạo nên, 
Transistor trường (Field Effect Transistor -
FET), hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu
ứng trường, độ dẫn điện của đơn tinh thể
bán dẫn được điều khiển nhờ tác dụng của
một điện trường ngoài. Dòng điện trong
FET chỉ do một loại hạt dẫn tạo nên. 
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Transistor hiệu ứng trường FET gồm có hai
loại chính:

• FET điều khiển bằng cực cửa tiếp xúc p-n
(viết tắt là JFET).

• FET có cực cửa cách ly: Thông thường lớp
cách điện là lớp ôxít nên gọi là Metal oxide 
Semiconductor FET (MOSFET hay MOS). 
Trong loại Transistor trường có cực cửa cách điện lại được
chia làm hai loại là MOS có kênh liên tục (kênh đặt sẵn) và
MOS có kênh gián đoạn (kênh cảm ứng).

2.3.2. Cấu tạo và đặc tính của JFET
• 1. Cấu tạo và ký hiệu

a.

pn
p

D

G

S

Vùng
nghèo

UDS

IDS

pp
N

D

G

S

Vùng
nghèo

UDS

IDS

pp
N

D

G

S

Vùng
nghèo

UGS

b. c.

Hình 2.2b

2. Hoạt động
Xét JFET kênh N có cực D nối với dương nguồn, S nối

với âm nguồn như hình 2.2b.
• a. Khi cực G hở (UGS = 0V)
Lúc này dòng điện sẽ đi qua kênh theo chiều từ cực

dương của nguồn vào cực D và ra ở cực S để trở về
âm nguồn của UDS, kênh có tác dụng như một điện trở

• b. Khi cực G có điện áp âm (UGS<0V) hình 2.2c
Khi cực G có điện áp âm nối vào chất bán dẫn loại P, sẽ

làm cho tiếp giáp P - N bị phân cực ngược, điện tử
trong chất bán dẫn của kênh N bị đẩy vào làm thu hẹp
tiết diện kênh, nên điện trở kênh dẫn tăng lên, dòng ID
giảm xuống.

2.3.3 MOSFET
• MOSFET được chia làm hai loại:  MOSFET 

kênh liên tục và MOSFET kênh gián đoạn. 
• Mỗi loại kênh liên tục hay gián đoạn đều có

phân loại theo chất bán dẫn là kênh N hay 
P. 

• Ta xét các loại MOSFET kênh N và suy ra
cấu tạo ngược lại cho kênh P.

1. Cấu tạo và ký hiệu của MOSFET kênh
liên tục

• Cấu tạo

N

N

N

nền  P

cực máng
D

cực cổng
G

cực nguồn
S

SiO2 kênh N

Đế

D

S
G

D

S
G

a. b.

UDS

UGS

Đặc tính
ID(mA) ID

UGS=+1V
UGS= 0V
UGS= -1V
UGS= -2V

UGS= UP/2= -
3V

UDS

10,9

8

4 IDSS/2

2

0-2-3-6UGS
0,3UPUP/2UP

IDSS/4

0

IDSS
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2. Cấu tạo và ký hiệu của MOSFET kênh gián đoạn

• Cấu tạo

N

N
nÒ

n 
 P

SiO2 kªnh N

Đế

D

S
G

D

S
G

a) b)

cực máng
D

cực cổng
G

cực nguồn
S

UDS

UGS

p

Hoạt động
• Khi phân cực cho G có UGS>0V, các điện tích dương ở

cực G sẽ hút các điện tử của nền P về phía giữa của hai
vùng bán dẫn N và khi lực hút đủ lớn thì số điện tử bị
hút nhiều hơn, đủ để nối liền hai vùng bán dẫn N và
kênh dẫn được hình thành. 

• Khi đó có dòng điện ID đi từ D sang S, điện áp phân cực
cho cực G càng tăng thì dòng ID càng lớn. Điện áp UGS
đủ lớn để tạo thành kênh dẫn điện gọi là điện áp ngưỡng
UGS(T) hay UT. Khi UGS<UT thì dòng cực máng ID = 0

Đặc tính
ID(mA) ID

UGS = 3V

UDS0 0UGS c)

UGS = 4V

UGS = 5V

UGS = 6V

UGS = 7V

Một số hình ảnh Transistor FET

4. Thryristor (SCR)

2.4. Thryristor (SCR)
1. Nguyên lí cấu tạo
2. Đặc tính, thông số
3. Kết cấu
4. Mở Thyristor
5. Khóa Thyristor
6. Kiểm tra
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2.4.1. Nguyên lí cấu tạo

• Cấu tạo từ bốn chất bán dẫn đặt liên tiếp nhau.
• Nếu đặt điện áp ngoài vào trong các tiếp giáp trên

có một tiếp giáp ngược
• UAK>0 có J2 ngược
• UAK<0 có J1, J3 ngược
• Cả hai trường hợp này đều không dòng điện.
• Muốn có dòng điện chạy qua pn cần có dòng điện

điều khiển (xoá đi một cặp bán dân nào đó)

Cấu tạo p - n của
Thyristor

A
J1 J2 J3

K
p
1

n
1

p
2

n
2

Nguyên lí làm việc loại điều khiển từ
Anode

Đưa thêm một cực G (gate) vào n1

Khi có điện trường UAK>0, có dòng điện iAG cặp
bán dẫn p1, n1 thành dây dẫn, khi đó A coi
như được đặt trực tiếp vào p2, khi đó xuất hiện
dòng iAK

Khi đã có dòng iAK, dòng điều khiển không còn ý 
nghĩa nữa. Các chất bán dẫn p,n chỉ trở về
trạng thái ban đầu khi ngưng dòng điện

Kp1 p2n1 n2A

G a)

J1 J2 J3

iAG

iAK

Nguyên lí làm việc loại điều khiển từ
Cathode

Đưa thêm một cực G (gate) vào p2

Khi có điện trường UAK>0, có dòng điện iGK cặp bán dẫn
p2, n2 thành dây dẫn, khi đó K coi như được đặt trực
tiếp vào n1, khi đó xuất hiện dòng iAK

Khi đã có dòng iAK, dòng điều khiển không còn ý nghĩa
nữa. Các chất bán dẫn p,n chỉ trở về trạng thái ban 
đầu khi ngưng dòng điện

A

K

G
p2p1

n1 n2

b)

T1

T2
Kp1 p2n1 n2A

G

J1 J2 J3

iGK

iAK

a) c)

+
_

+

2.4.2. Đặc tính và thông số

Đặc tính có dạng như hình bên
Thông số: 
Có các thông số như diode 
đã nói ở trên
Các thông số riêng của Thyristor
• ITG – dòng điện tự giữ;
• tm, tk – thời gian mở, khóa Thyristor, tCM = tm + 

tK
• Uđk, iđk - điện áp và dòng điện điều khiển
• dU/dt, di/dt - giới hạn tốc độ biến thiên điện

áp và dòng điện

+ _

U

I

+_

1

3

4
2 IG3>IG2>IG1 > 0

UBO

UN

UAK

ITG

So sánh Thyristor với các linh kiện bán
dẫn công suất khác

• Ưu điển chính của Thyristor là có mật
độ dòng điện cao, tổn hao nhỏ

• Nhược điểm: tốc độ chuyển mạch chậm, 
tần số làm việc thấp

2.4.3. Kết cấu
Đặc điểm kết cấu cơ bản của Thyristor là dẫn

nhiệt ra ngoài nhanh nhất.
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2.4.4. Mở Thyristor

• Định nghĩa việc mở Thyristor là chuyển nó từ
trạng thái không dòng điện sang trạng thái có
dòng điện.

• Điều kiện có dòng điện chạy qua Thyristor
• Muốn có dòng điện chạy qua Thyristor phải

đáp ứng hai điều kiện:
• Có điện áp UAK>0;
• Có dòng điện điều khiển iGK≠0

• Trong mạch điện một chiều, Thyristor được mở dễ
dàng, còn trong mạch xoay chiều việc mở Thyristor
phức tạp hơn do điện áp và dòng điện thừơng xuyên
đổi chiều

• Một số sơ đồ mở Thyristor trong mạch xoay chiều

M§K
U1 U1 U1

Mở Thyristor
bằng điện
áp Anode

Mở Thyristor
bằng nguồn
phụ

Điều khiển bằng
mạch ĐK

K K

Up

a) b) c)
U,i U,i

U,i

t t
t

2.4.5. Khoá Thyristor
• Định nghĩa việc khoá Thyristor là chuyển từ

trạng thái có dòng điện về trạng thái không
dòng điện (hay pn trở về trạng thái ban đầu)

• Điều kiện để khoá Thyristor là phải đưa dòng
điện chạy qua nó về 0

• Có thể hiểu về điều kiện này là đặt một điện
áp ngược trực tiếp trên hai đầu UAK<0, 
Thyristor được khoá.

• Việc đặt điện áp ngược như thế không phải
khi nào cũng thuận tiện, do đó có một số
cách khoá như sau:

Một số sơ đồ khoá Thyristor trong mạch một
chiều

• Trong mạch điện xoay chiều Thyristor tự
khoá do dòng điện tự động đổi chiều theo
điện áp, khi dòng điện bằng 0 Thyristor tự
khoá.

• Một số sơ đồ khoá Thyristor trong mạch 
một chiều

IT

IN

Hở mạch 
dòng điện

Ngắn 
mạch 
Thyristor

Tạo dòng chạy 
ngược Thyristor với
IT +IN=0

a) b) c)

• Một số sơ đồ mạch khoá Thyristor bằng
mạch điện phụ

T1

CL
U1 Ud

+

D0

T1

C

L
Zd

U1 Ud
Id

D0

T1

C

L

D0

Ud

Id

Zd
U1 f.d. e.

+-

c.a.

+
-

h.

+
-

g.

+ -

i.

+-

T3

D0

T1

T2

C

L1
Zd

U1 Ud

Id

L2

+

-

D2

W1

D0

C L1

Zd
Ud

Id

+

-

W2

T3

D0

T1

T5

C
ZdU1

Ud

Id

L1

T4
T2

U1

T1 T2

C

L

+

-

C

L1

-

D2

C

-

+
-

+
-

L2

T1

T2

T3

D0U1 UdZd

Id T2

T3

U1

T1

D0

Zd

Id

Ud
U1

D2

T1

T2

T3

L1

UdZd

+ +

T1

T2C

L D1 ZdUd

Id
T3

CL

Zd Ud

Id

L2

D0

T4 T5
CU1

b.

+
-

T1

T2
U1 U1

L2

T1

T3 T2 Id

Zd

D0

Ud

D0
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T1

T2C

L
D1 ZdUd

Id

U1

D0

A

B

+ IN

IT
+

2.4.6. Kiểm tra sơ bộ
Bước 1: Kiểm tra bằng đång hồ vạn năng

• Để thang điện trở đo lớn nhất:
• ± A với ± K (đổi đầu que đo) có điện trở ∞ Ω
• ± A với G (đổi đầu que đo) có điện trở ∞ Ω.
• ± K với G (đổi đầu que đo) có điện trở (5 -

20) Ω
• Được như thế này có thể mắc Thyristor vào

mạch
Bước 2. Kiểm tra điều khiển
• Dùng các mạch a, b ở mục 4 để kiểm tra

Thyristor

Ví dụ mạch kiểm tra
• Thyristor được mắc vào lưới điện xoay chiều như 

các hình vẽ dưới.
• Điều kiện được phép mắc Thyristor vào mạch: 

UN>2.   U~

• Khi khoá K hở Thyristor khoá đèn không sáng
• Khi khoá K đóng Thyristor dẫn đèn sáng 1/4 công

suất

2

U~
K

Up
U~

K
§ §

2.4.7. diode Shockley (cùng họ đặc tính
còn có SUS - SiliconUnilateral Switch)

• diode Shockley có cấu tạo bốn chất bán dẫn
như Thyristor nhưng không có cổng điều
khiển. 

• Người ta chế tạo linh kiện này có đỉnh đặc
tính phi tuyến ở góc phần tư thứ nhất nhỏ. 
Linh kiện này giống diode ổn áp là chúng cho
dòng điện chạy qua khi điện áp vượt một
ngưỡng nào đó. Khi có dòng điện chạy qua 
rồi, diode shockley có sụt áp bằng 0 
A

J1
J2 J3

K
p1 n1

p2 n2

U

I

UBO

UN

-+

-+

Một số hình ảnh SCR

5  Triac
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2.5  Triac
1. Nguyên lí cấu tạo
2. Đặc tính, thông số
3. Kết cấu
4. Mở Triac
5. Kiểm tra

2.5.1. Nguyên lí cấu tạo

Xuất xứ cấu tạo triac

T2
Z

T1

U1 Z

T

U1

U UT¶
i t

b

α1

α2

U UT¶
i t

a

α
α Điều khiển đối xứng

hai Thrysistor

Điều khiển mất đối
xứng hai Thrysistor

Nguyên lí cấu tạo

• Cấu tạo triac có các lớp bán dẫn ghép nối tiếp như hình
vẽ và được nối ra ba chân, hai chân A1, A2 và chân điều
khiển (G). Về nguyên lí cấu tạo, triac có thể coi như hai
Thrysistor ghép song song nhưng ngược chiều nhau
(ghép song song ngược) như trên hình vẽ

N4N3

N1

P2

N2

P

1

A2

G

A1

a)

P

P

N

N
G

A2

A1

b)

A2

A1

G

A2

A1

G

P

P

N

N
G

A2

A1

A2

A1

G

c)

Các trường hợp điều khiển triac

Theo nguyên lý hoạt động của triac đã nêu ở trên, triac
sẽ được kích mở cho dòng điện chạy qua khi điện áp 
A2 và G đồng dấu, nghĩa là:

• A 2 dương và G dương so với A1.
• A2 âm và G âm so với A1.

A2
A1

G

Ngoài ra A2 và G trái dấu triac cũng có thể kích mở
được:

• A2 dương và G âm so với A1,
có dòng điện

• A2 âm và G dương so với A1,
không dòng điện.

Loại này gọi là loại điều khiển trái dấu âm

Một số nhà chế tạo cho xuất xưởng loại triac
• A2 dương và G âm so với A1,

không dòng điện.
• A2 âm và G dương so với A1

có dòng điện
Loại này gọi là loại điều khiển trái dấu dương

A2
A1

G

2.5.2. Đặc tính và thông số
• Đặc tính
Gồm hai đặc tính Thrysistor đối xứng

nhau qua gốc toạ độ
• Thông số: 
như của Thrysistor

U

I

UBO

IG3>IG2>IG1 > 0

0 < IG1<IG2<IG3
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2.5.3. Kết cấu
• Hoàn toàn giống như Thrysistor

A2
A1

G

A2 A1

G

2.5.4. Sơ đồ mở triac

A2
A1

G

A2
A1

A2
A1

M§KU~

U~
U~

a) b)

c)

Up

K
K

2.5.5. Kiểm tra, phân biệt triac với
Thrysistor

• Bước 1: Kiểm tra sơ bộ giống như kiểm tra
Thrysistor

A2
A1

G

A2

A1

G

Bước 2: Kiểm tra điều khiển bằng sơ đồ sau

Hở K đèn không sáng
Đóng K:
1 - Đèn không sáng - là 

Thrysistor
2 - Đèn sáng hết công

suất - là triac điều
khiển trái dấu âm

3 - Đèn sáng 1/4 công
suất - là triac điều
khiển trái dấu dương

A2

A1

U~

KUp

§

2.5.6. Diac (linh kiện có cùng đặc tính SBS -
Silicon Bilateral Switch)

• Diac có cấu tạo bán dẫn như triac nhưng
không có cổng điều khiển. 

• Người ta chế tạo linh kiện này có đỉnh đặc
tính phi tuyến nhỏ. Linh kiện này giống Diode 
Shockley là chúng cho dòng điện chạy qua 
khi điện áp vượt một ngưỡng nào đó. Diac
cho dòng điện chạy qua cả hai chiều

NN

N

P

N

P

A2

U

I

UBO

ứng dụng điển hình của diac

U1 U2Z

VR
R2

R1

DA

T

C

AT

U
U2

UC

t

t

UT

t
UC

UDA

UDA
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Một số hình ảnh Triac

6.  Công tắc tơ tĩnh (Relay bán dẫ

2.6.  Công tắc tơ tĩnh

1. Nguyên lí cấu tạo
2. So sánh ưu nhược điểm của công tăc tơ 
tĩnh
3. Sơ đồ cho trường hợp nguồn ba pha
4. Phạm vi ứng dụng điển hình

2.6.1. Nguyên lí cấu tạo

• Nguyên lí hoạt động như sau:
• Khoá K hở, hai Thrysistor không điều khiển đều khoá
• Khoá K đóng:
• Điện thế A1 dương, có dòng điện i1 (mầu đỏ) làm cho T1

có dòng điện điều khiển, T1 dẫn, có dòng điện tải theo
chiều trên xuống

• Điện thế A2 dương, có dòng điện i2 (mầu xanh) làm cho
T2 có dòng điện điều khiển, T2 dẫn, có dòng điện tải theo
chiều dưới lên

T2

Z

T1

U1

D1 D2
RK A2A1

Sơ đồ nguyên lí bằng
hai Thrysistor

• Nguyên lí hoạt động như sau:
• Khoá K hở, triac không điều khiển bị khoá
• Khoá K đóng:
• Điện thế A1 dương, có dòng điện điều khiển i1 (mầu đỏ) 

làm cho T dẫn, có dòng điện tải theo chiều trên xuống
• Điện thế A2 dương, có dòng điện điều khiển theo chiều

ngược lại làm cho T dẫn, có dòng điện tải theo chiều
dưới lên

Sơ đồ nguyên lí bằng triac

Z

T

U1

K R

A1 A2

2.6.2. So sánh ưu nhược điểm của công tăc tơ 
tĩnh

Công tắc tơ có tiếp điểm
Ưu điểm:
• Đơn giản, tin cậy
• An toàn khi cắt điện
• Có khả năng quá tải lớn
• Tổn hao sinh nhiệt nhỏ
• Làm việc với mọi dạng dòng

điện
Nhược điểm:
• Có hồ quang nên dễ cháy
• Mau hỏng khi nhiều bụi
• Tần số và số lần đóng cắt giới

hạn 
• Lực đóng cắt lớn

Công tắc tơ tĩnh
Ưu điểm:
• Không hồ quang
• Không bị ảnh hưởng trong môi

trường nhiều bụi
• Tần số và số lần đóng cắt 

không giới hạn 
Nhược điểm:
• Không an toàn khi cắt điện
• Không khả năng quá tải
• Tổn hao sinh nhiệt lớn
• Chỉ làm việc ở dòng điện xoay

chiều
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Sơ đồ côngtắctơ tĩnh điển hình trong công
nghiệp

(3-30)V+

A1 A2 A1 A2

(3-30)V+

LDR

Loại dùng diac

Khi LED có dòng
điện, diac dẫn, triac
dẫn

Loại dùng quang điện trở

Khi LED có dòng điện, 
LDR giảm điện trở, triac
dẫn

2.6.3. Sơ đồ cho trường hợp nguồn ba
pha

A B C

A B C

ZA ZB ZC

ZA ZB ZC

K K

2.6.4. Phạm vi ứng dụng điển hình

• Trong điều kiện môi trường dễ cháy: các
mỏ than, sản xuất và kinh doanh xăng dầu
....

• Trong điều kiện môi trường nhiều bụi: các
nhà máy xi măng, xay xát, bánh kẹo ....

• Khi tần số và số lần đóng cắt lớn: điều
khiển nhiệt độ của các lò nhiệt,

7. IGBT

2.7. Transistor lưỡng cực cực cửa cách
li IGBT

• Cấu trúc
• Thông số đặc trưng
• Yêu cầu đối với mạch điều khiển

2.7.1. Cấu trúc của IGBT

• Sơ đồ cấu trúc của IGBT

C

E

G

D

S

pn
p

np
n

p+

n-

p p
n nn n

C

E EG Cách điện

n
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• Về cấu trúc cụ thể coi IGBT như hai
transistor. NPN, PNP và một MOSFET

C

E

G

D

S

pn
p

np
n

Sơ đồ tương đương

Kí hiệu

Đặc tính đóng cắt
• Sơ đồ thử nghiệm

RG

D0

D

CGE

CGC

UG

Udc

UG -Nguồn điều khiển

CGE, CGC - Tô kÝ sinh

Mồi IGBT
• Điều kiện để IGBT 

dẫn
• UCE>0; UGE>Ung
• Khi đó xuất hiện

kênh dẫn. Nhờ các
điện tử chạy qua 
kênh dẫn, bơm thêm
vào N- làm điện thế
của nó giảm, kéo
theo P+N- dẫn

• IC chỉ khác 0 khi
UCE>UCEng

• Đặc tính

iC

UCE

UCE

UGE>Ung

Khóa IGBT
• Do dẫn bằng hạt 

thiểu số nên thời gian
khóa dài hơn, tần số
thấp hơn.

• Hai giai đoạn khóa
(như hình vẽ)

• 1. các kênh biến mất, 
MOS khóa nhanh
chóng

• 2. Các hạt dư của N-

tái hợp dần và iC giảm
chậm

• Quá trình khóa

iC

UGE

t

t

• Quá trình khóa

t

t

t

t

UG

Thông số IGBT
• UCES - Điện áp cực đại CE khi GE ngắn mạch.
• UGES - Điện áp GE cực đại cho phép khi CE 

ngắn mạch.
• IC- Dòng điện một chièu cực đại
• ICmax - Dòng điện đỉnh của colector;
• Pm - Công suất tổn hao cực đại;
• TCP - Nhiệt độ cho phép;
• IL - Dòng điện tải cảm cực đại;
• Ir - Dòng điện rò
• UGEng - Điện áp ngưỡng GE
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Chương 3
Bộ chuyển đổi DC-DC

(Biến áp 1 chiều)
(Băm xung 1 chiều)

• Khái quát về điều áp một chiều
• Chuyển đổi DC-DC một chiều nối tiếp
• Chuyển đổi DC-DC một chiều song 
song
• Chuyển đổi DC-DC đảo chiều
• Tích luỹ năng lượng khi chuyển đổi DC-
DC
• Chuyển đổi DC-DC tăng áp

Chương 3. Chuyển đổi DC-DC

3.1 Khái quát về điều áp một chiều

Điều áp một chiều được định nghĩa là bộ điều
khiển dòng điện và điện áp một chiều khi nguồn
cấp là điện môt chiều

I. Các phương pháp điều áp một chiều
Có một số cách điều khiển một chiều như sau: 
• Điều khiển bằng cách mắc nối tiếp với tải một

điện trở
• Điều khiển liên tục bằng cách mắc nối tiếp với tải

một transistor
• Điều khiển bằng băm áp (xung áp)

Điều khiển bằng cách mắc nối tiếp với tải
một điện trở
Sơ đồ
Dòng điện và điện áp 

điều chỉnh được tính

U1

Rf

Ud Rd

Id

d
df

1
d

df

1
d

R
RR

UU

;
RR

UI

+
=

+
= Nhược điểm của phương pháp:

Hiệu suất thấp (ΔPf = IC. ΔUT) 
Không điều chỉnh liên tục khi
dòng tải lớn

Điều khiển liên tục bằng cách mắc nối
tiếp với tải một transistor
• Sơ đồ và nguyên lí điều khiển

• IC = β.IB
• ΔUT = U1 - IC.Rd

• Điện áp qua Rd:

URd=Ic.Rd=β.IB.Rd

• Nhược điểm của phương
pháp: tổn hao trên transistor 
lớn, phát nhịêt nhiều
transistor dễ hỏng.

M§K

T

Zd

c

M§K

T

Zd

b

a

M§K

T

Rd

IB

IC=Id
ΔUT

U1

Điều khiển bằng băm áp (băm xung)

• Băm áp một chiều là bộ biến đổi điện áp 
một chiều thành xung điện áp. Điều chỉnh
độ rộng xung điện áp, điều chỉnh được trị
số trung bình điện áp tải.

• Các bộ băm áp một chiều có thể thực hiện
theo sơ đồ mạch nối tiếp (phần tử đóng cắt 
mắc nối tiếp với tải) hoặc theo sơ đồ mạch 
song song (phần tử đóng cắt được mắc 
song song với tải).
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II. nguồn cấp trong băm áp một chiều

• A. Định nghĩa về nguồn dòng và nguồn áp
• Nguồn áp: là nguồn mà dạng sóng và giá trị điện áp  

của nó không phụ thuộc dòng điện (kể cả giá trị
cũng như tốc độ biến thiên)

• Đặc trưng cơ bản của nguồn áp là điện áp không đổi
và điện trở trong nhỏ để sụt áp bên trong nguồn nhỏ

• Nguồn dòng: là nguồn mà dạng sóng và giá trị dòng
điện của nó không phụ thuộc điện áp áp của nó (kể
cả giá trị cũng như tốc độ biến thiên)

• Đặc trưng cơ bản của nguồn dòng là dòng điện
không đổi và điện trở lớn để sụt dòng bên trong
nguồn nhỏ

B. Tính thuận nghịch của nguồn

• Nguồn có tính thuận nghịch:
• Điện áp có thể không đảo chiều (acquy), 

hay đảo chiều (máy phát một chiều)
• Dòng điện thường có thể đổi chiều
• Công suất p = u.i có thể đổi chiều khi một

trong hai đại lượng u, i đảo chiều.

C. Cải thiện đặc tính cuả nguồn

• Nguồn áp thường có R0, L0 , khi có dòng điện có R0i, 
L(di/dt) làm cho điện áp trên cực nguồn thay đổi. Để 
cải thiện đặc tính của nguồn áp người ta mắc song 
song với nguồn một tụ

• Tương tự, nguồn dòng có Z0 =  ∞. Khi có biến thiên
du/dt làm cho dòng điện thay đổi. Để cải thiện đặc
tính nguồn dòng người ta mắc nối tiếp với nguồn một
điện cảm.

• Chuyển đổi nguồn áp thành nguồn dòng và ngược
lại:

D. Quy tắc nối các nguồn

Đối với nguồn áp:
• Không nối song song các nguồn có điện áp khác

nhau
• Không ngắn mạch nguồn áp
• Cho phép hở mạch nguồn áp
Đối với nguồn dòng:
• Không mắc nối tiếp các nguồn dòng có dòng

điện khác nhau
• Không hở mạch nguồn dòng
• Cho phép ngắn mạch nguồn dòng

3.2. Băm áp một chiều nối tiếp

• 3.2.1. Nguyên lí băm áp một chiều nối tiếp

U1 Zd
Ud

K

Hình 3.1 Băm áp một chiều nối tiếp; a. sơ đồ nguyên lí; b. 
đường cong điện áp.

a.

+

_

U1

t1

U

t2
TCK

Ud

t

b.

0

• Sơ đồ nguyên lí băm áp một chiều nối tiếp giới
thiệu trên hình 3.1a. Theo đó phần tử chuyển
mạch tạo các xung điện áp mắc nối tiếp với tải. 
Điện áp một chiều được điều khiển bắng cách
điều khiển thời gian đóng khoá K trong chu kì 
đóng cắt. Trong khoang 0 ÷ t1 (hình 3.1b) khoá K 
đóng điện áp tải bằng điện áp nguồn (Ud = U1), 
trong khoảng t1 ÷ t2 khoá K mở điện áp tải bằng
0. 
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Trị số trung bình điện áp một chiều được tính

• nếu coi thì:

• Ud = γ. U1

• f=1/TCK

1
ck

1

t

0
1

CK
d

U
T
t

dt.U
T
1U

1

=

= ∫

ck

1

T
t

=γ

U1

t1

U

t2
TCK

Ud

t

b.

UTB

0

3.2.2. Hoạt động của sơ đồ với tải điện
cảm

• Sơ đồ điển hình có dạng
• Dòng điện được xác định

bởi phương trình vi phân
• Trong đó:

• i: dòng điện tải;

• Rd - điện trở tải;

• Ld - điện cảm tải

• Ibđ - dòng điện ban đầu của chu kì
đang xét (mở hay đóng khoá K);

• IXL: dòng điện xác lập của chu kì
đang xét

• Khi khoá K đóng ; Khi khoá K mở IXL

= 0

- hằng số thời gian điện từ của mạch

Ld

Ud

K

Rd

dt
diLi.RU dd1 +=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−+=

−−
dd T
t

XL
T
t

bd e1Ie.Ii

U,i

t

Ud id

d

d
d R

LT =

D0

W®t =Li2/2

• Độ nhấp nhô dòng điện được tính:

• Từ biểu thức thấy rằng, biên độ dao động dòng điện phụ
thuộc vào bốn thông số: điện áp nguồn cấp (U1); độ rộng
xung điện áp (γ); điện cảm tải (Ld) và chu kì chuyển
mạch khoá K (TCK). Các thông số: điện áp nguồn cấp, độ 
rộng xung điện áp phụ thuộc yêu cầu điều khiển điện áp 
tải, điện cảm tải Ld là thông số của tải. Do đó để cải thiện
chất lượng dòng điện tải (giảm nhỏ ΔI) có thể tác động
vào TCK. Như vậy, nếu chu kì chuyển mạch càng bé (hay 
tần số chuyển mạch  càng lớn) thì biên độ đập mạch 
dòng điện càng nhỏ, chất lượng dòng điện một chiều
càng cao. Do đó bộ điều khiển này thường được thiết kế
với tần số cao hàng chục kHz. 

xd

1

d

CK1

f.L2
U.).1(

L2
T.U.).1(I γγ−

=
γγ−

=Δ

• Có thể minh hoạ bằng giản đồ dòng điện điện
áp cho hai tần số khác nhau

U,i

t

Ud id
U,i

t

a) b)

3.2.3. Các sơ đồ động lực của băm áp nối
tiếp

• Các sơ đồ điển hình:
• Dùng Thrysistor

hình a
• Dùng transistor. 

lưỡng cực hình b
• Dùng transistor. 

trường hinhg f c
• Dùng IGBT hình d

a

M§K

T

Zd

b

T1

Ud

M§K

T

Zd

c

M§K

T

Zd

d

3.3. Băm áp đảo chiều

• Sơ đồ như hình vẽ
• Theo chiều chạy thuận, điều

khiển T1, T3, dòng điện tải iT có
chiều trên xuống như hình vẽ, 
UAB>0.

• Theo chiều chạy ngược, điều
khiển T2, T4, dòng điện tải iN có
chiều dưới lên như hình vẽ, 
UAB<0.

T1

T2

UN

ZT

T3

T4
A

B

iT

iN
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U,i

t

U,i

t

U,i

t

U,i

t
Chiều thuận

Chiều ngược

T3

T1

T2

T4

3.4. Băm áp song song
Nguyên lí băm áp song song
Tổn hao công suất khi băm áp song 
song
Băm áp có hoàn trả năng lượng về
nguồn

3.4.1. Nguyên lí băm áp song song
• Sơ đồ:
• Dòng điện và điện áp 

được tính tương ứng khi
khoá K đóng

• và khoá K hở

Rd

Ud
K-

+

Rhc

iS
iTU1

t

t

t

TCKt1

iS

iN

Ud

0 0÷t1 - khoá K 

t1ữTCK - khoá Khở

0U;
R
Ui d

hc

1
S ==

d
dhc

1
d

dhc

1
T R

RR
UU;

RR
Ui

+
=

+
=

3.4.2. Tổn hao công suất khi băm áp song 
song
• Trường hợp tổng quát

• Khi điều chỉnh, chu kì xung điện áp không đổi. 
Khi đó, cứ tăng t1 thì giảm t2 và ngược lại. Khi
cần giảm điện áp tải, cần tăng t1 và giảm t2, 
công suất tổn hao trong biểu thức trên tăng

• Do đó, băm áp song song không thích hợp khi
tải nhận năng lượng từ lưới.

21

2
2
Thc1

2
Shc

tt
tiRtiRP

+
+

=Δ

21

2
dhc

2
1

1
hc

2
1

tt

t
RR

Ut
R
U

P
+

+
+

=Δ

3.4.3. Băm áp có hoàn trả năng lượng về
nguồn
• Trường hợp này chỉ xét khi tải có sức điện động

(ví dụ cấp điện một chiều về nguồn tải thuần trở)

R
d U

d

U
1 K Ed

-

+
D
0

iS

iN id

a.

b.

0
t

t

t

TCKt1

iS

iN

Ud

0
0÷t1 - khoá K 

t1ữTCK - khoá Khở

Dòng điện chạy ngược
về nguồn chỉ tồn tại khi
Ed>U1

• Xét trường hợp khi tải điện cảm và có sức điện
động (ví dụ động cơ làm việc ở chế độ hạ tải)

b.

Rd

Ud
U1

LdK

Ed
-

+
D0

iS

iN id

a.

0
t

t

t

TCK
t1

iS

iN

Ud

0

0÷t1 - khoá K 

t1ữTCK - khoá Khở
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Băm áp nối tiếp, song song kết hợp

• Trong trường hợp tải làm
việc cả chế độ nhận năng
lượng và trả năng lượng, sơ 
đồ phối hợp nối tiếp và song 
được sử dụng.

• Khi nhận năng lượng từ lưới, 
điều khiển KN.

• Khi trả năng lượng về lưới, 
điều khiển KS.

Ud
U1

KS

Rd

Ld

Ed
-

+

D1

iS

iN id

KN

D2

3.5. Băm áp tích luỹ năng lượng

• Băm áp tích luỹ điện cảm
• Băm áp tích luỹ điện dung

3.5.1. Băm áp tích luỹ điện cảm
• Khi bộ băm nằm giữa nguồn áp với tải nguồn áp, 

phần tử tích luỹ năng lượng phải là điện cảm

iL

UN

uT

iD

uD t
t

t

t

t
T TD D

γT T

iDiT
iT

L Zd

T Wđt =Li2/2

UN iT L

T
Wđt =Li2/2

Zd

K

Hoạt động
• Khi T dẫn: iN =iT = iL, iR = iD =0, UD = -(U+UR),

U = L.di/dt, iL tăng tuyến tính
• Khi D dẫn: iN =iT = 0, iL = iR = iD, UD = -(U+UR),

UR = - L.di/dt, iL giảm tuyến tính.
• Trị số trung bình dòng điện nguồn: IN = γIL
• Trị số trung bình dòng tải:IR = (1- γ)IL.
• Bỏ qua tổn hao ta có: UR.IR = UN.IN hay:

γ−
γ

==
1I

I
U
U

R

N

N

R

3.5.2. Băm áp tích luỹ điện dung
• Khi bộ băm liên hệ giữa hai nguồn dòng, phần tử

tích luỹ năng lượng phải là điện dung
UC

uD t
t

iT
t

uT
t

t
T TD D

γT T
UR

JN

iD

UR
JN

iT
iD

C

C

+

K1 K2

R

T D

Hoạt động
• Khi T dẫn, tụ cấp cho tải với dòng điện không đổi, 

uN = 0, uR = uC, iC = IR, duC/dt = -IR/C; iT =IN+IR; uT
=0; iD = 0, uD = -uR

• Khi diod dẫn, T khoá, nguồn nạp cho tụ với dòng
điện IN: uN = uC, uR = 0,IN =iC, duC/dt = iN/C; iT =0; 
uT = uC; iD = IN+IR, uD = 0.

• Trị số trung bình điện áp nguồn: UN = (1-γ)UC

• Trị số trung bình điện áp tải:UR = γUC.
• Bỏ qua tổn hao ta có: UR.IR = UN.IN hay:

γ−
γ

==
1I

I
U
U

R

N

N

R
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3.6. Bộ băm tăng áp

Sơ đồ và hoạt động
Các biểu thức cơ bản

Sơ đồ động lực
uT

t
uN

uR

iL

uD

t

TD D

iT

iD

iC

t

t

t

t

T

t1 t2 t3 t4

URUN
iL

iR

D

L C

T

iT

iD

• Trong khoảng 0ữt1 transistor dẫn có dòng
điện iT chạy qua cuộn dây; diod khoá và chịu
một điện áp bằng điện áp nguồn.

• Trong khoảng t1ữt2 transistor khoá, cuộn dây
xả năng lượng qua tải bằng dòng iD. Dòng
điện này đồng thời nạp cho tụ C.

• Khi transistor. dẫn lại, tụ xả qua tải để duy trì
dòng điện trên tải. Coi điện dung của tụ lớn, 
dòng điện iC qua tải bây giời gần như không
đổi

Các biểu thức cơ bản
• Khi T dẫn, diod chịu một điện áp:
• UD = UN + UC = UN + UT¶i

• Khi T khoá, nó chịu một điện áp
• UT = UN + UC = UN + UT¶i

• Các giá trị dòng điện

( )

0d0N

0
d

0

2
0d

2
0

Cd

ddNLdN

RI
1

EU

1
EU

cãta0RcoiNÕu

;
1

RI
1

EUU

.I
1

1III;I
1

I

γ−
γ

−=

γ−
γ

=

=
γ−

γ
−

γ−
γ

==

γ−
=+=

γ−
γ

=

3.7. Điều khiển một chiều các
ngắt bán dẫn

1. Nguyên lí điều khiển
2. Sơ đồ khối mạch điều khiển
3. các khâu cơ bản
4. Mạch vÝ dụ

3.7.1. Nguyên lí điều khiển
• Mạch điều khiển băm áp một chiều có

nhiệm vụ xác định thời điểm mở và khoá
van bán dẫn trong một chu kì chuyển mạch. 
Như đã biết ở trên, chu kì đóng cắt van nên
thiết kế cố định. Điện áp tải khi điều khiển
được tính

• UTải = γ.U1
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Nguyên lí

Hình 3.3.  Nguyên lí điều khiển điều áp một chiều

t1 t2 t3 t4 t5

URC U®k

UT¶i

t

t
γ

URC - điện áp tựa

Uđk - điện áp điều khiển 3.7.2. Sơ đồ khối mạch điều khiển
• Sơ đồ khối

Tạo tần
số

So 
sánh

Tạo xung
khuếch

đại

Van 
bán
dẫn

Hình 3.4  Sơ đồ khố mạch điều khiển điều áp 
một chiều.

Uđk

• Khâu tạo tần số có nhiệm vụ tạo điện áp
tựa răng cưa Urc với tần số theo ý muốn
người thiết kế. Tần số của các bộ điều áp
một chiều thường chọn khá lớn (hàng chục
KHz). Tần số này lớn hay bé là do khả năng
chịu tần số của van bán dẫn. Nếu van động
lực là Thrysistor tần số của khâu tạo tần số
khoảng 1-5 KHz. Nếu van động lực là
transistor lưỡng cực, trường, IGBT tần số có
thể hàng chục KHz.

• Khâu so sánh có nhiệm vụ xác định thời điểm
điện áp tựa bằng điện áp điều khiển. Tại các thời
điểm điện áp tựa bằng điện áp điều khiển thì phát
lệnh mở hoặc khoá van bán dẫn.. 

• Khâu tạo xung, khuếch đại có nhiệm vụ tạo xung
phù hợp để mở van bán dẫn. Một xung được coi là
phù hợp để mở van là xung có đủ công suất (đủ
dòng điện và điện áp điều khiển), cách ly giữa
mạch điều khiển với mạch động lực khi nguồn
động lực hàng chục vôn trở lên. Hình dạng xung
điều khiển phụ thuộc loại van động lực được sử
dụng.

3.7.3. Các khâu cơ bản
1. Khâu tạo tần số.

U

t

Hình 3.5  Các dạng điện áp tựa của mạch điều
khiển điều áp một chiều

a

γ γ γ
Tck Tck Tck

b c

U®k

U U

t t

Tạo điện áp tam giác bằng dao động
đa hài.

+
A1

t

V+ V-

b

V+
V-

R

R1

R2

C

a

+A2

R3

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

2

1

R
R.21ln.C.R.2T

R1 = R2 = R            T = 2.R.C.ln 3 = 2.R.C.1,1 = 2,2. R.C
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Tạo điện áp tựa bằng mạch tích phân

+
- +

-

R1

R2

R3

C

A1
A2V+

V
_

t

UA1 UA2

a b

Mạch tích thoát (UJT)

E

RT

C R1

B1

B2

R2

+Ucc

0
a

UE

UB2

t

UB1

UP

c

t

t
E

Rt

C
R1

B1

B2

R2+Ucc

0

RB2

RB1

b

B

2B1B

1B
T

RR
R1

1lnCR

1f

+
−

=

Mạch dao động bằng IC 566

Current 
Sources

Schmitt 
Trigger

17

5

6 8

4

3

Hình 3.6 Sơ đồ cấu trúc của IC566

R

C

Mạch dao động bằng IC 566

Hz5000
12

912
10.01,0.10.10

2f 63max =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= −

Hz170
12

9,1112
10.01,0.10.10

2f 63max =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= −

17

5

6 8 3

4

+Ucc = 12 V

0

15 K

5 K

100 10 K

0,01MF

Mạch tạo điện áp tựa bằng 4046 Khâu so sánh
Urc

Uss

U®k

t

t

U

_
+

a.

b.
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Khâu khuếch đại
• a. Mạch khuếch đại cho điều áp một

chiều bằng Thrysistor. 
T1

T2

DL

C
+

U1
Zd

A

B
+

(+)

Sơ đồ mạch

U®k

Urc

T1

T2

Tr1

Tr2

Tr3
Tr4

R1

R2

D1

BAX1+15V D2

BAX2

D4

+15V

D3

Uss

+

+

R3

R4

A1

A2

Sơ đồ mạch khuếch đai (tiếp)

U®k

Urc

T1

T2

Tr1

Tr2

Tr3 Tr4

R1

R2

D1

BAX1+15V D2

BAX2 D4

-15V

D3

Uss

b. Mạch khuếch đại cho van động lực là
transistor

Tr1

Tr2

R6

D0

+U1

Rd

Ld

Tr1 Tr2

R6

D0

+U1

Rd

Ld
Un

U®k

Tr1

Tr2

R6

D0

+U1

Rd

LdUn

Dz

Dq Tq
Dq Tq

a. b. c.
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Chương 4
Chỉnh lưu

Nội dung
1. Khái quát
2. Chỉnh lưu nửa chu kì
3. Chỉnh lưu cả chu lì với biến áp trung

tính
4. Chỉnh lưu cầu một pha
5. Chỉnh lưu tia ba pha
6. Chỉnh lưu cầu ba pha
7. Chỉnh lưu tia sáu pha
8. Nâng cao chất lượng dòng chỉnh lưu
9. Lọc một chiều

4.1 Khái quát chỉnh lưu
• Cấu trúc, định nghĩa
• Phân loại
• Các thông số cơ bản của chỉnh lưu
• Nguyên tắc dẫn của các ngắt điện bán

dẫn

4.1.1. Cấu trúc, định nghĩa
• Định nghĩa: Chỉnh lưu là thiết bị biến đổi

dòng điện (điện áp) xoay chiều thành dòng
điện một chiều

• Cấu trúc chỉnh lưu như hình vẽ

BA CL LäcU1, P1 U2, P2 U=, P=

4.1.2. Phân loại

• Theo số pha: một pha, hai pha, ba pha, sáu
pha..

• Theo loại ngắt điện:
• Toàn diode là chỉnh lưu không điều khiển
• Toàn thrysistor là chỉnh lưu điều khiển
• Một nửa chỉnh lưu, một nửa diode là chỉnh lưu

bán điều khiển (chỉnh lưu điều khiển không đối
xứng)

• Phân loại theo sơ đồ mắc

• Phân loại theo công suất

4.1.3. Các thông số cơ bản của chỉnh
lưu

Những thông số có ý nghĩa quan trong để đánh giá 
chỉnh lưu bao gồm:

1. Điện áp tải

2. Dòng điện tải: Id = Udc/Rd

3. Dòng điện chạy qua ngắt điện: IND = Id/m

4. Điện áp ngược của ngắt điện: UN = Umax

5. Công suất biến áp: 

6. Số lần đập mạch trong một chu kì m

7. Độ đập mạch (nhấp nhô) của điện áp tải

( )∫ ωω=
T

dd td.tu
T

U
0

1

.U.k
2

SSS dsd
BA2BA1

BA =
+

=
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4.1.4. Nguyên tắc dẫn của các ngắt 
điện bán dẫn

• Nhóm ngắt điện nối
chung cathode

• Nguyên tắc diode dẫn:
Điện áp anode của diode 
nào dương hơn diode ấy
dẫn. Khi đó điện thế điểm A 
bằng điện thế anode dương
nhất.

• Nguyên tắc dẫn và điều
khiển thrysistor

D2

D1

Dn

V2

V1

Vn

+

A

T2

T1

Tn

V2

V1

Vn

+

A

a)

b)

• Nhóm ngắt điện nối
chung anode

• Nguyên tắc diode dẫn:
Điện áp cathode ngắt điện
nào âm hơn diode ấy dẫn. 
Khi đó điện thế điểm K 
bằng điện thế anode âm 
nhất.

• Nguyên tắc dẫn và điều
khiển thrysistor:
Phụ thuộc vào điện thế
dương trên cực anode và 
tín hiệu điều khiển.

D2

D1

Dn

V2

V1

Vn

-
K

T2

T1

Tn

V2

V1

Vn

-
K

a)

b)

4.2. Chỉnh lưu một nửa chu kì

• 4.2.1. Chỉnh lưu không điều khiển
• Sơ đồ chỉnh lưu một nửa chu kì không điều

khiển trên hình vẽ

U

2 R L

D

U1
π

Ud

Id

t

t

0 2π

A E

F
Ld  = 0

a) b)

Xét trường hợp tải thuần trở
Các thông số của sơ đồ
• Điện áp tải
• Dòng điện tải: Id = Udc/Rd

• Dòng điện chạy qua diode: ID = Id
• Điện áp ngược của ngắt điện:
• Công suất biến áp:  

22
0

2 45022
2
1 U,Utd.tsinUUd =

π
=ωω

π
= ∫

π

22UUN =

dd
BABA

BA I.U.,SSS 093
2

21 =
+

=

π

Ud

Id

t

t

0 2πU

2 R

D

U1

Ud

E

F

A

Xét trường hợp tải điện cảm
Do có tích luỹ và xả năng lượng của cuộn dây, do đó dòng

điện và điện áp có dạng như hình vẽ
Các thông số của sơ đồ
• Điện áp tải
• Dòng điện tải: Id = Udc/Rd

• Dòng điện chạy qua diode: ID = Id
• Điện áp ngược của ngắt điện:
• Công suất biến áp:  

2
cos1U45,0td.tsinU2

2
1U 2

0
2d

ϕ+
=ωω

π
= ∫

ϕ+π

22UUN =

dd
BABA

BA I.U.,SSS 093
2

21 =
+

=

U2
R L

D

U1

U

t

Ud

eL

t2t1

id

t1

id

W®t =Li2/2

π 2π

ϕ

E

F

A

eL =-L.(di/dt)

4.2.2 Chỉnh lưu một nửa chu kì có điều
khiển

a. Trường hợp tải thuần trở
Điện áp tải được tính

U

2 R

T

U1

2
cos1U45,0td.tsinU2

2
1U 22d

α+
=ωω

π
= ∫

π

α

α

Ud

X®k

t

t

π 2π

Id t

0

EA

F
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b. Xét trường hợp tải điện cảm
Điện áp tải được tính

2
coscosU45,0td.tsinU2

2
1U 22d

α+ϕ
=ωω

π
= ∫

ϕ+π

α

U

2 R L

T

U1

α

U

t

Ud

id

eL

t2π 2π

X®k

t

E

F

A

c. Tải điện cảm có diode xả năng
lượng

U

2 R L

T

U1

D0

iT

iD0

α

U

t

Ud

id

eL

Có diode xả năng lượng

t1 π

α

U

t

Ud

id

eL

t2

Không diode xả năng
lượng

t1 π

E

F

A

4.3. Chỉnh lưu cả chu kì với biến áp 
có trung tính

Chỉnh lưu không điều khiển
Chỉnh lưu có điều khiển
Chế độ trùng dẫn (chuyển mạch)

4.3.1. Chỉnh lưu không điều khiển

Sơ đồ chỉnh lưu cả chu kì 
với biến áp có trung tính.

D2

R

D1

L
EU1

U2

U2

A

F

B

π

a.

t
0

tI2

UD1

t
I1

2π

UBF UAF

• Sơ đồ và các đường cong

i1

i2

Ud
Id khi L=0

t

Id khi L=∞

U

2
R

D

U1

Ud

E

F

A

Thông số của sơ đồ

• Điện áp, dòng điện chỉnh lưu và ngắt 
điện

dddd
BA2BA1

BA

2ND

d
Dhd

d
Dtb

d

d
d

22
0

2dtb

IU48,1IU
2

74,123,1
2

SSS

U2.2U
2

II;
2
II

R
UI

U.9,0U22td.tsinU2
2
1.2U

≈
+

=
+

=

=

==

=

=
π

=ωω
π

= ∫
π

4.3.2. Chỉnh lưu có điều khiển

T2

U1
RU2

U2

T1

L

Hình 1.2.  Sơ đồ 
chỉnh lưu cả chu kì 
với biến áp có trung

tính.

A

B

F
α1

α2 α3

Ud
Id

t

t

t

t

p1 p2 p3

a.

0

I1

I2

UT1

α1 α 2 α3

Ud Id

I1

I2

t

t

t

t

UT1

b.

0

I1

I2

UT1

E

L=0 L=∞
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Điện áp chỉnh lưu 

• Tải thuần trở

• Tải điện cảm

• Khi dòng điện liên tục α = ϕ
• Ud = 0,9 U2cos α

2
cos1U.9,0td.tsinU2

2
1U 22dtb

α+
=ωω

π
= ∫

π

α

2
coscosU.9,0td.tsinU2

2
1U 22dtb

α+ϕ
=ωω

π
= ∫

ϕ+π

α

4.3.3. Chỉnh lưu có diode xả năng
lượng

• Sơ đồ và các đường cong

T2

U1
RU2

U2

T1

L

D0

t1 t2 t3

Ud Id

I1

t

t

t

UT1

b.

I2
t

0

I1

I2

UT1

I2
t

ID0

E

A

B

F

4.3.4. Hiện tượng chuyển mạch
• Chỉ xét chuyển mạch khi dòng điện tải

liên tục

T2

U1
RU2

U2

T1

L α1 α2 α3

Ud Id

I1

I2

t

t

t

0

I1

I2

I2

t
I2

X1 X2
X1

E

A

B

F

4.4. Chỉnh lưu cầu một pha

Chỉnh lưu không điều khiển
Chỉnh lưu điều khiển đối xứng
Chỉnh lưu điều khiển không đối
xứng

4.4.1. Chỉnh lưu không điều
khiển

• Sơ đồ
D4 D1

U

D3

L

D2

R

A

BF
E

U,i
UEF id tải R id tải RL

π 2π 3π0
t

NA

+

NK

_

Thông số của sơ đồ
• Điện áp và dòng điện tải có hình dạng

giống như chỉnh lưu cả chu kì với BATT, 
do đó thông số giống như trường hợp trên

• Một số thông số khác:
• Ud0 = Ud + ΔUBA + 2.ΔUD + ΔUdn

• SBA = 1,23 Ud.Id
• Un =     U~

222
0

d U9,0U22td.tsinU2.
2
2U =

π
=ωω

π
= ∫

π

2
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4.4.2. Chỉnh lưu cầu điều khiển đối xứng

Sơ đồ, các đường cong

T4 T1
U

T3

L

T2

R

A

BF
E

U,i
UEF

id

id tải R

π 2π 3π0
t

iT1,2

iT34

α1 α2 α3

X1,2

X3,4

Đặc điểm điều khiển đồng thời hai ngắt điện
Sơ đồ điều khiển đồng thời hai thrysistor

Mạch 
điều
khiển

T1 (T3)

T2 (T4)

D

D

BAX

W1

W2

W3

4.4.3. Chỉnh lưu điều khiển không đối xứng

a. Đặc điểm điều khiển
Khắc phục nhược điểm về điều khiển đồng

thời hai thrysistor
Tại mỗi thời điểm chỉ mở một thrysistor

b. Sơ đồ

• Tuỳ theo cách mắc thrysistor có hai loại sơ đồ:

ngắt điện bán dẫn nối
cùng cực tính

ngắt điện bán dẫn nối
không cùng cực tính

U

R

T1

T2

L

D2

D1

NANK A

B
D1 D2

T2 T1

R L

U NANK

B

A

Các đường cong

α1 α 2
α3

Ud

Id

IT1

IT2

ID1

ID2

t

t

t

t

t

t

a. 

0

α α2 α3

Ud

Id

IT1

IT2

ID1

ID2 t

t

t

t

t

t

b.

0

U

R

T1

T2

L

D2

D1

N
A

N
K

A

B D1 D2

T2 T1

R L

U N
A

N
K

B

A

L=∞
L=∞

π 2π 3π
π

Các đường cong

t1 t2 t3

Ud

Id

IT1

IT2

ID1

ID2

t

t

t

t

t

t

a. 

0
t1 t2 t3

Ud

Id

IT1

IT2

ID1

ID2 t

t

t

t

t

t

b.

0
IL=0 IL <>0
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4.4.4. Nhận xét
• Chỉnh lưu cầu một pha có chất lượng điện

tương đương chỉnh lưu cả chu kì với BATT
• Tổng sụt áp trên ngắt điện lớn nên không

chọn khi điện áp tải thấp
• Biến áp dễ chế tạo hơn

Điều khiển chỉnh lưu cầu một pha

D4

Uv

U®f1

U

R2
A1

+

-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

C1 R5

R6
A3

-
+

D+12V

+15V

D
4

®f2R2 A
1+

-

B

R3

R4

D3
Tr

1

C
A2-

+

C
1

U®k

R5

R6

A3-
+

D

+12V

+15V

Uv

Mạch điều khiển chỉnh lưu cầu một pha đối xứng

D4

Uv

U®f1

R2
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

C1 R5

R6
A3

-
+

D+
12V

+15V

Uv
D4

U®f2

R2
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

C1 R5

R6
A3

-
+

D

+
12V

+15V

U®k

+15V

4.5 Chỉnh lưu tia ba pha

Chỉnh lưu không điều khiển
Chỉnh lưu có điều khiển
Hiện tương trùng dẫn

4.5.1. Chỉnh lưu không điều khiển

Sơ đồ và hoạt động của nó
Các thông số cơ bản của sơ đồ

a. Sơ đồ chỉnh lưu tia ba pha không điều
khiển

D1

B D2

C D3

A

RL

a.

E

F

θ1 θ2 θ3 θ4

t

t

t

t

t

Ud
Id

UD1

I1

I2

I3

0

Ud Id

b.

AC BC

50%
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b. Chỉnh lưu không điều khiển
Sơ đồ và các đường cong

D1

B D2

C D3

A

RL

a.

b.

t1 t2 t3 t4

t

t

t

t

t

Ud
Id

UT1

I1

I2

I3

0

Ud Id

B

C

D1

D2

D3

A

RL

a.

0,5Umax

c. Thông số của sơ đồ
• Điện áp, dòng điện chỉnh lưu và ngắt 

điện

( )

3m

IU35,1IU
2

48,123,1
2

SSS

U17,1/45,2U.45,2U32U

;
3

II;
3
II;

R
UI

U.17,1U
2

63td.tsinU2
2
3U

dddd
BA2BA1

BA

df2f2ND

d
Dhd

d
Dtb

d

d
d

f2f2

6/5

6/
f2dtb

=

≈
+

=
+

=

===

===

=
π

=ωω
π

= ∫
π

π

4.5.2. Chỉnh lưu có điều khiển

• Nguyên tắc điều khiển
• Hoạt động của sơ đồ khi tải thuần trở
• Hoạt động của sơ đồ khi tải điện cảm
• Hoạt động của sơ đồ khi có diode xả 

năng lượng

a. Chỉnh lưu có điều khiển
Sơ đồ

T1

B T2

C T3

A

RL

Ud

id

B

C

T1

T2

T3

A

RL

_
++_

• Định nghĩa về góc thông tự nhiên

t1 t2 t3 t4

Ud

0

Ud

góc thông tự nhiên

t1 t2 t3 t4

Ud

Id

0

Udα

T1

B T2

C T3

A

RL

a.

X1

X2

X3 X3

X2

X1

Xung trước góc thông tự
nhiên

Xung sau góc thông tự
nhiên

t

t

t

tt

t

t

t

b. Nguyên tắc điều khiển

T1

B T2

C T3

A

R

a.

Ud
Id

t1 t2 t3 t4

t

t

t

t

Ud

Id

X1

X2

X3

0

Góc thông
tự nhiên

α
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c. Hoạt động của sơ đồ khi tải thuần trở

b.

Ud Id

c.

T1

B T2

C T3

A

R

a.

t1 t2 t3 t4

t

t

t

t

t

Ud
Id

UT1

I1

I2

I3

0

Ud
Id

UT1

I1

I2

I3

t

t

t

t

t

t1 t2 t3 t4

Ud
Id

0

α<300 α>300

Thông số của sơ đồ

• Điện áp chỉnh lưu
• Khi tải thuần trở góc mở nhỏ hơn 300

• Khi góc mở ngắt điện lớn hơn 300

• Các thông số còn lại như chỉnh lưu không
điều khiển

3
6

cos1
U.17,1td.tsinU2

2
3U

cosU.17,1td.tsinU2
2
3U

f2

6

f2dtb

f2

6
5

6

f2dtb

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π+α+

=ωω
π

=

α=ωω
π

=

∫

∫

π

α+
π

α+
π

α+
π

d. Hoạt động của sơ đồ khi tải điện cảm

T1

B T2

C T3

A

RL

a.

Ud
Id

UT1

Id

I1

I2

0
t

t

t

t
t1 t2 t3 t4

UAB

UAC

t

t

α1 α2 α3 α4

t

t

t

t

t

Ud

UT1

Id

I1

I2

0

I3

t

α<300 α>300

Thông số của sơ đồ

• Điện áp chỉnh lưu

α=ωω
π

= ∫
α+

π

α+
π

cosU.17,1td.tsinU2
2
3U f2

6
5

6

f2dtb

e. Hoạt động của sơ đồ khi có diode xả năng
lượng

T1

B T2

C T3

A

RL=∞

a.

D

b.

Ud

0

Id

ID

I1

I2

I3

α1 α2 α3 α4
p1 p1 p2 p3

t

t

t

t

t

t

3
6

cos1
U.17,1td.tsinU2

2
3U f2

6

f2dtb

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π+α+

=ωω
π

= ∫
π

α+
π

4.5.3. Hiện tượng trùng dẫn
• Xét sơ đồ có tải điện cảm lớn để cho

dòng điện liên tục
T1

B T2

C T3

A

RL=∞

a.

EF

α1 α2
α3

t4

t

t

t

t

t

Id

I1

I2

I3

Ud

0

-UB
-UC -UA

β2β1
β3
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Xét trùng dẫn hai pha A, C
Phương trìmh mạch điện

Sau khi giải phương trình trên ta có:

iC = Id - iA
Góc trùng dẫn được tính từ:

T1

C

A

RL=∞

a.

iA

iC

A

T3

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

−−ω
π

=−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

+ω=ω=

+=−

m
90tsin

m
sinU2UU

m
2tsinUU,tsinUU

iR2
dt
diL2UU

0
m2CA

m2Cm2A

BABACA

( )[ ]α+ω+α
π

= tcoscos
m

sin
X
Ui

BA

m2
A

( )
m

sinU

IXcoscos
m2

dBA

π
=γ+α−α

Trùng dẫn ở góc lớn hơn
• Hiện tượng

I1

Idα=600

Ud

Id

0 α1

t

-UB/2

α2 α3

Ud
UA UB UC

t

β2β1

Dạng điện áp trong vùng trùng dẫn

Giả sử có sự trùng dẫn hai pha A và C. khi đó, 
phương trình điện áp viết cho pha A và C:

UEF = UA - RBA.iA - LBA (diA/dt)
UEF = UC - RBA.iC - LBA (diC/dt)
Cộng hai biểu thức trên lại ta có:
2.UEF = UA+ UC - (RBA.iA + RBA.iA) - [ LBA (diA/dt) 

+ LBA (diC/dt)] 
Điện trở biến áp nhỏ nên RBA.iA + RBA.iA≈ 0, đạo 

hàm dòng điện khi tăng và giảm bằng nhau
nên LBA (diA/dt) + LBA (diC/dt) = 0. Do đó:

UEF = (UA+ UC)/2 = -UB/2

T1

C

A

RL=∞
a.

iA

iC

A

T3

Hình dạng điện áp trong vùng trùng dẫn
Ud

0

(UA-UC )/2= 
-UB/2 -UC/2

UA
UB

UC

γ

• Giá trị điện áp chỉnh lưu khi có xét trùng
dẫn

( )

m
2

I.XU

td
2

UUU
2
mtdUU

2
mU

m
2

I.XcosUUcosUU

dBA

0

AC
A

0
dNA

dBA
0d0dd

π
=Δ⇒

ω⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
π

=ω−
π

=Δ

π
−α=Δ−α=

γ

γγ

γ

γα

∫∫

Một số nhận xét
• Chất lượng dòng điện một chiều ở chỉnh

lưu tia ba pha tốt hơn các loại chỉnh lưu
một pha

• Dòng điện chạy qua ngắt điện nhỏ hơn, 
phát nhiệt ít hơn

• Biến áp được chế tạo là loại ba pha ba
trụ
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4.6. Chỉnh lưu cầu ba pha

•Chỉnh lưu không điều khiển
•Chỉnh lưu điều khiển đối xứng
•Chỉnh lưu điều khiển không đối
xứng

4.6.1. Chỉnh lưu không điều khiển

a. Sơ đồ:
Mô tả sơ đồ:
Hai nhóm ngắt điện NA 
mắc chung cathode cho
điện áp dương, NK mắc 
chung anode cho điện
áp âm

D2

R L

NK NA

D4

D6

D1

D3

D5

A B C

E
F

+-

b. Hoạt động của sơ đồ

θ1 θ2 θ3
θ4 θ5 θ6 θ7

Ud

Uf

0

I5

I4

I3

I1

I2

I6

t

t

t

t

t

t

t

A B C A

Id

D2

R L

NK NA

D4

D6

D1

D3

D5

A B C

iAB

EF

ϕE

ϕF

13,4%

c. Thông số của sơ đồ
• Điện áp, dòng điện chỉnh lưu và ngắt 

điện

( )

6m
IU.05,1S

U34.2/45,2U.45,2U32U

;
3

II;
3
II;

R
UI

U.17,1.2U
2

63.2td.tsinU23
2
6U

ddBA

df2f2ND

d
Dhd

d
Dtb

d

d
d

f2f2

6/4

3/
f2dtb

=
=

===

===

=
π

=ωω
π

= ∫
π

π

4.6.2. CHỉnh lưu điều khiển đối
xứng

• a. Sơ đồ

T2

R L

NK NA

T4

T6

T1

T3

T5

A B C

EF

Sơ đồ nguyên lí mạch động lực

T3

ba c T1T2

C

T5

A

T6

T4

¦

B

Ba cách cấp xung điều khiển
• Cấp hai xung điều khiển dúng thứ tự pha, hai

xung điều khiển không đúng thứ tự pha, ba
xung điều khiển như bảng dưới

X4-3X4α6

X5-4X5α5

X2-5X2α4

X3-2X3α3

X6-3X6α2

X1-6X1α1

X§XCt

X4-5X4α6

X5-2X5α5

X2-3X2α4

X3-6X3α3

X6-1X6α2

X1-4X1α1

X§XCt

X4-5-1X4α6

X5-2-4X5α5

X2-3-5X2α4

X3-6-4X3α3

X6-1-3X6α2

X1-4-6X1α1

X§XCt
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X4-3X4α6

X5-4X5α5

X2-5X2α4

X3-2X3α3

X6-3X6α2

X1-6X1α1

X§XCt

X4-5X4α6

X5-2X5α5

X2-3X2α4

X3-6X3α3

X6-1X6α2

X1-4X1α1

X§XCt

X4-5-1X4α6

X5-2-4X5α5

X2-3-5X2α4

X3-6-4X3α3

X6-1-3X6α2

X1-4-6X1α1

X§XCt

T2

R L

NK NA

T4

T6

T1

T3

T5

A B C

EF

Đúng thứ tự pha Ngược thứ tự pha 3 xung điều khiển

b. Đặc điểm điều khiển

Đổi thứ tự dẫn của các
thrysistor

T1

T3

T5
T6

T4

T2

T1

T3

T5

T1

T3

T5

T1

T3

T5

T1

T3

T5T1

T3

T5
T6

T4

T2

T6

T4

T2

T6

T4

T2

T6

T4

T2

T6

T4

T2

A B CA B C

A B C

A B C

A B C

A B C

NANK

X4-5X4α6

X5-2X5α5

X2-3X2α4

X3-6X3α3

X6-1X6α2

X1-4X1α1

X§XCt

A B C A

X1

α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7

Ud

Uf

I5

0

I4

I3

I1

UT1

I2

I6

X5

X2

X3

X6

X4

X2-3

X4-5

X6-1

X4-5

X5-2

X3-6

X4
X1-4

t

t

t
t

t

t

t

t

t

Id

X4-5X4α6

X5-2X5α5

X2-3X2α4

X3-6X3α3

X6-1X6α2

X1-4X1α1

X§XCt

T2

R L

NK NA

T4

T6

T1

T3

T5

A B C
α = 300 Ví dụ cho các trường hợp góc mở lớn hơn

Ud

Uf
A B C A

t

t

Ud

Uf
A B C A

d.

t

t

α = 600 α = 900

A B C
A

α1 α2 α3 α4 α5
α6

Ud

Uf

I5

0

I4

I3

I1

UT1

I2

I6

X1

X5

X2

X3

X6

X2-3

X6-1

X5-2

X3-6

X1-4

t

t

t
t

t

t

t

t

t

Id

X4-5X4α6

X5-2X5α5

X2-3X2α4

X3-6X3α3

X6-1X6α2

X1-4X1α1

X§XCt

T2

R L

NK NA

T4

T6

T1

T3

T5

A B C Điều khiển không đúng thứ tự pha

A B C A

α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7

Ud

Uf

I5

0

I4

I3

I1

I2

I6

X4

X4-1X1

X5

X2

X3

X6

X2-5

X6-3

X5-4

X3-4

X1-6

t

t

t

t

t

t

t

t

Id

α=30
0

X4-3X4α6

X5-4X5α5

X2-5X2α4

X3-2X3α3

X6-3X6α2

X1-6X1α1

X§XCt

T2

R L

N
K

N
AT4

T6

T1

T3

T5

A B C
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A B C A

α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7

Ud

Uf

I5

0

I4

I3

I1

I2

I6

X4

X4-1X1

X5

X2

X3

X6

X2-5

X6-3

X5-4

X3-4

X1-6

t

t

t
t

t

t

t

t

α=60
0

4.6.3. Chỉnh lưu điều khiển không đối
xứng

• Sơ đồ

D1 T1

LR

D2

D3

T2

T3

NANK

LR

D1

D2

D3

T1

T2

T3

NANK

a) b)

Hoạt động

D1 T1

LR

D2

D3

T2

T3

b.

X1

X2

X3

α1 θ1 α2 θ2 α3 θ3 α4

Ud

A B C A
Uf

IT1

0

IT2

IT3

ID1

ID2

ID3 t

t

t

t

t

t

t

Id

α=30
0

a.

Khi góc mở lớn

• . Sơ đồ

Chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển không đối xứng
a- sơ đồ động lực, b- giản đồ các đường cong

D1 T1

LR

D2

D3

T2

T3

b.

X1

X2

X3

α1 θ1 α2 θ2 α3 θ3 α4

Ud

A B C A
Uf

IT1

0

IT2

IT3

ID1

ID2

ID3 t

t

t

t

t

t

t

Id

α=90
0

4.7 Chỉnh lưu tia sáu pha

Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển
Chỉnh lưu có điều khiển

4.7.1. Chỉnh lưu không điều khiển
a. Sơ đồ

t

b.

A B CA* B*C*U

θ1
θ2 θ3 θ4 θ5 θ6

A*

*

R L
*

D1

B

C

A*

B*

C*

E

D3

D4

D5

D6

D2

*

*

*

a.

F



13

b. Thông số của sơ đồ
• Điện áp, dòng điện chỉnh lưu và ngắt 

điện

6m
IU.26,1S

U2.2U

;
6

II;
6
II;

R
UI

U.35,1td.tsinU2
2
6U

ddBA

f2ND

d
Dhd

d
Dtb

d

d
d

f2

3/

6/
f2dtb

=
=

=

===

=ωω
π

= ∫
π

π

4.7.2. Chỉnh lưu có điều khiển

• Sơ đồ
A*

*

R L
*

T1

B

C

A*

B*

C*

a.

T3

T4

T5

T6

T2

*

*

*

t

A B CA* B*C*

b.

U

4.8. Chỉnh lưu chất lượng cao

• Chỉnh lưu cơ sở

T4 T1
U

T3

L

T2

R

A

BF
E

U,i
UEF

id

id tải R

π 2π 3π0
t

iT1,2

iT34

α1 α2 α3

X1,2

X3,4

Chỉnh lưu 1 pha

Sơ đồ tương đương CL - BA

LR

D4 D1
U

D3D2

A

B
F

E

T1 T2

UV

ZT

T3
T4

U,i

UEF id tải R

π 2π 3π0
t

A

B
EF

Chỉnh lưu dùng tranzitor
• Sơ đồ

T1 T2

UV

ZT

T3
T4

U,i

UEF

id

id tải R

π 2π 3π0
t

iT1,2

iT34

A

B EF
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Chỉnh lưu cầu ba pha

Uf

0

A B C A

Ud

t

t

A B C A

X1

α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7

Ud

Uf

I5

0

I4

I3

I1

UT1

I2

I6

X5

X2

X3

X6

X4

X2-3

X4-5

X6-1

X4-5

X5-2

X3-6

X4X1-4

t

t

t
t

t

t

t

t

t

Id

X4-5X4α6

X5-2X5α5

X2-3X2α4

X3-6X3α3

X6-1X6α2

X1-4X1α1

X§XCt

T2

R L

NK NA

T4

T6

T1

T3

T5

A B C
α = 300

4.9. Thiết kế mạch điều khiển
4.9.1. Mạch điều khiển thrysistor đơn giản

ZT

T
VR

CiT

U1

R1

D0

R2

UJT

D

Ud

ZT

T
VR

C

D

iT

U1

a)

Ud

t

U
U2

UC

c)

t1 π
t

U
U2

UC

b)

d)

UUJT

πt1

Thiết kế mạch điều khiển theo nguyên tắc thẳng đứng.
a. Nguyên lí điều khiển.

U®f

Urc
U®k

Ud

X®k

t1 t2 t3 t4 t5
Nguyên lí điều khiển chỉnh lưu.

t

t

t

t

b. Sơ đồ khối mạch điều khiển.
Sơ đồ khối.

Đồng pha So sánh Tạo xung

Sơ đồ khối mạch điều khiển

U®k

Chức năng của các khâu
• Khâu đồng pha có nhiệm vụ tạo điện áp tựa Urc

(thường gặp là điện áp dạng răng cưa tuyến tính) trùng
pha với điện áp anode của thrysistor.

• Khâu so sánh nhận tín hiệu điện áp răng cưa và điện áp 
điều khiển, có nhiệm vụ so sánh giữa điện áp tựa với
điện áp điều khiển Uđk, tìm thời điểm hai điện áp này
bằng nhau (Uđk = Urc). Tại thời điểm hai điện áp bằng
nhau, thì phát xung ở đầu ra để gửi sang tầng khuếch đại

• Khâu tạo xung có nhiệm vụ tạo xung phù hợp để mở
thrysistor. Xung để mở thrysistor có yêu cầu: sườn trước
dốc thẳng đứng, để đảm bảo yêu cầu thrysistor mở tức
thời khi có xung điều khiển (thường gặp loại xung này là 
xung kim hoặc xung chữ nhật); đủ độ rộng (với độ rộng
xung lớn hơn thời gian mở của thrysistor); đủ công suất; 
cách ly giữa mạch điều khiển với mạch động lực (nếu
điện áp động lực quá lớn).
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• Dạng xung phù hợp để mở thrysistor

tx

X®k

t

tx

X®k

t

tx

X®k

t

tx >tm; thường tm trong
khoảng 100 – 200  μs

Sai

Các khâu cơ bản
• Khâu đồng pha dùng diode và tụ

a.

U1 U 2

R1A

-E

R2

D2

D

B

U rc
C

C

π

2π

U A

U RC

b.

t

0
t1

• Đồng pha dùng tranzitor và tụ

UA

URC

c.

t

U

A

U1

a.

U2

R2

R1

D

Tr

-E

Ura
C

GHEP 
QUANG

C

R2R1

D
Ura

+E

Uv

b.

• Đồng pha dùng khuếch đại tuyến tính

Khâu đồng pha dùng KĐTT.

a- sơ đồ; b- các đường cong điện áp các
khâu.

b.

UA t

UB t

URC t

A
C

U1

a.

-
-
A1

D1R1

A2

R2

R3

C1

Ura

Tr

B

• Khâu so sánh dùng tranzitor

R1

Urc

R2U®k

-E

R3

a.

Tr

Ura

U®k
Urc

-U®k

t1 t2 t3 t4t11

Ura

t

t

• So sánh dùng KĐTT

b.

A3

Ura

R2

R1

U®k

Urc

A

Ura

R1

R2

c.

U®k

Urc

+

+

-

-

U®k
Urc

-U®k

t1 t2 t3 t4

Ura

t

t
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• Khâu khuếch đại

R

Uv

Tr

BAX
+E

D

a.

t1 t2 t3 t4

X®k

t

t

iC

UV

iC X®k

• Khâu so sánh với khuếch đại mắc darlington

Uv

Tr1

BAX

b.

D

Tr2

D0

• Sơ đồ có tụ ghép tầng

Uv

Tr1

BAX

c.

D

Tr2

D0 t

tib

iC t1 t2 t3 t4

X®k

iC

UV

ib

UC

4.9.2. Thiết kế mạch điều khiển bằng mạch số.
• Nguyên lí điều khiển

n.X®h

t

t

t

t

t

UAT

X®h

X§

X®k

Ura

Sơ đồ khối mạch điều khiển bằng mạch số

§F

X®h

§X K§-TX

Sơ đồ khối điều khiển thrysistor
trong mạch chỉnh lưu bằng mạch 

số

• Sơ đồ ví dụ một mạch điều khiển

D3

U

R1A

A 1
+

- B

R2

R3
D1

Tr
1

C
A2

-

+

C1 R5

R4

A3
-

+

D

+15V

C
2 R

6

D
2

T3

T2

A U®k

+
A6

-

Uv U
®f1

R2

A1
+

-

B

R3

R4
D3

Tr 1

C
A2

-

+

C1
R5

A-

+

AND

+15V

U®k
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• Nguyên lí
hoạt động
của sơ đồ

Urc
U®k

Ud

X®k

t1 t2 t3 t4 t5

UB

UD

UE

UF

t

t

t

t

t

t

Giản đồ các đường cong mạch điều khiển.

UA

t

UC

• Sơ đồ
không
chùm
xung

UA

Ud

X®k

t1 t2 t3 t4 t5

UB
t

t

t

t

Giản đồ các đường cong mạch điều khiển

UD t

Urc
Udk

t

UC

• Ví dụ điều khiển chỉnh lưu hai nửa chu kì

Sơ đồ mạch điều khiển chỉnh lưu một pha cả chu
kì

D4

Uv

U ®f1

U

R2
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

C1 R5

R6
A3

-
+

D
T1+1

2V

+15V

D
4

®f2R2 A
1+

-

B

R3

R4

D3
Tr

1

C
A2-

+

C
1

U®k

R 5

R6

A3-
+ D T2

+1
2V

+15V

T
r
2

T
r
2

T
r
3

T
r
3

C2

C2

• Đặc điểm điều khiển chỉnh lưu tia ba pha
• Sự khác nhau giữa mạch điều khiển chỉnh lưu một pha

với mạch chỉnh lưu ba pha chỉ ở điện áp đồng pha đưa 
vào. Góc thông tự nhiên của mạch chỉnh lưu ba pha dịch
pha so với điện áp pha một góc là 300 (nếu lệnh mở
thrysistor trước thời điểm góc thông tự nhiên này
thrysistor không dẫn, vì thrysistor pha trước đó đang
dẫn, điện áp đang còn dương hơn). Do đó, điện áp tựa
làm nền đưa vào để mở thrysistor cũng cần dịch pha
một góc 300. Để dịch pha điện áp đồng pha đi một góc
300 cần nối biến áp đồng pha có sơ cấp nối tam giác. 
Khi đó điện áp thứ cấp mỗi pha biến áp trùng pha với
điện áp dây (điện áp dây dịch pha so với điện áp pha
một góc là 300, UAC`

• Tạo điện áp 
đồng pha của
chỉnh lưu tia
ba pha

UA UB UC

t
U

Góc thông tự
nhiên

30
0 λ λ

1

2

1

2

UACU

U

t

t

Xác định góc thông tự nhiên và
khoảng dẫn của thrysistor trong

chỉnh lưu ba pha.

• Đặc điểm điều
khiển chỉnh lưu
cầu ba pha

• Thứ tự cấp xung
điều khiển như 
hình bên

Đổi thứ tự dẫn của các
thrysistor

T1

T3

T5
T6

T4

T2

T1

T3

T5

T1

T3

T5

T1

T3

T5

T1

T3

T5T1

T3

T5
T6

T4

T2

T6

T4

T2

T6

T4

T2

T6

T4

T2

T6

T4

T2

A B CA B C

A B C

A B C

A B C

A B C

NANK
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• Điều khiển
kiểu đệm
xung điều
khiển

UA UB UC

XC X§ t

t

XC X§ t

XC X§ t

XC X§ t

XC X§ t

XC X§ t

Cáp xung điều khiển chỉnh lưu cầu ba
pha đối xứng bằng cách đệm xung điều

khiển

XT1

XT6

XT3

XT2

XT5

XT4

• Điều
khiển
bằng
chùm
xung
điều
khiển

UA UB UC

t

t

t

t

t

t

t

Cấp xung điều khiển chỉnh lưu cầu ba pha
đối xứng bằng chùm xung điều khiển

XT1

XT6

XT3

XT2

XT5

XT4

Sơ đồ ví dụ mạch điều khiển số

Tr2

VR1

R1

C1 4070

N2
R3

R2

LM324

N1 4020

4046

555

556

4001

4070

4001

4001

4001

N4

N7

N6

N5

BA C
D

F GE

H

K

J

L

M

N

U®

f
D1 D2

R6 R7

15V

15V

U®k

R4

C2

15V

15V

R2

R6

11
10

14

16 8

9

6 10 11
4

3,5,1
4

4 10
9

56

14

3
6
2

1

84

8

7

C5

C4

C3

VR2

R5

Tr1

C6 R9

R8

D3 D4

D5

D6
Q

P
N3

6
5

4

• Giản đồ đường cong
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

UA

UB

UC

UD

UE

UF

UK

UH

UG

UJ

UL

UM

UN

UP

UQ

• Điện áp hìn sin UA từ lưới điện cung cấp cho bộ chỉnh
lưu, đồng thời cung cấp cho mạch điều khiển qua biến
áp, đưa tới đầu vào của vi mạch so sánh (N1), đầu ra UB 
của N1 đưa tới cổng không đồng trị 4070 (N2), nhằm tạo 
điện áp UC  một dấu. Phần tử NOR (N3) cùng với cổng
không đồng trị N4 tạo ra tín hiệu UF đưa vào chân 11 
của vi mạch 4020 làm tín hiệu RESET ở đầu mỗi nửa
chu kỳ của sóng điện áp lưới của mỗi pha. 

• Điện áp điều khiển (Uđk) được đưa vào chân 9 của vi 
mạch 4046 để tạo ra tín hiệu dao động UK với tần số
cao ở chân 4, vi mạch 4046 làm việc ở chế độ VCO, tần
số xung fx của điện áp đầu ra (UK) được điều khiển bằng
điện áp VCO (Uđk). Như vậy tuỳ vào sự thay đổi điện áp 
Uđk mà tần số fx của tín hiệu đầu ra UK cũng thay đổi
theo. Điện trở nối vào chân 11 (R5, VR2) và tụ C3 nối
giữa chân 6 và chân 7 quyết định dải tần số của tín hiệu
UK, điện trở ở chân 11  từ 10KΩỮ1MΩ, tụ C3 có giá trị từ
50 F trở lên. 

• Tín hiệu ra UK từ chân 4 của 4046 được đưa vào
chân 10 (chân cp) của bộ đếm 4020 thông qua 
cổng NOR (N7) để làm tín hiệu đếm (UH). 

• Khi bắt đầu chu kì điện áp, có tín hiệu RESET 
UF (tích cực ở mức cao) đưa tới chân 11 của bộ
đếm sẽ xoá tất cả các trạng thái trước đó của
các đầu ra về mức logic 0 vì thế chân 14 của
4020 (UG) cũng ở mức logic 0. Tín hiệu này UG 
được đưa tới phần tử NOR (N7) chờ sẵn. Khi tín
hiệu vào thứ hai UK của phần tử NOR (N7) từ
chân 4 của 4046 ở mức logic thấp thì  điện áp ra
UH của phần tử NOR (N7)  ở mức cao, khi tín
hiệu UK ở mức cao thì điện áp UH ở mức thấp. 
Như vậy qua phần tử NOR (N7) chùm xung từ
đầu ra 4 của 4046 bị dịch pha đi một nửa chu kì 
xung. Chùm xung này được đưa vào chân 10 
của bộ đếm, bộ đếm sẽ tiến hành đếm. 
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• Đầu ra của bộ đếm được lấy ở chân 14 (O9). Vì 
vậy, khi bộ đếm đếm được 29 =512 xung thì 
chân 14 (UG) của bộ đếm sẽ chuyển từ mức
logic 0 lên mức logic 1, tín hiệu UG có mức logic 
cao này đưa lại chân 6 của phần tử NOR (N7), 
cho tín hiệu ra UH của N7 mức 0 khoá xung đưa 
vào bộ đếm 4020. Như vậy bộ đếm không nhận
được xung đếm sẽ ngừng đếm và giữ mức logic 
1 của UG tại đầu ra 14. UG được giữ  ở mức
logic cao cho đến khi có một tín hiệu RESET UF 
tiếp theo được đưa tới chân 11 của bộ đếm (bởi
vì phần tử N7 đã khoá xung đầu vào của bộ đếm
nên bộ đếm không thể tự động quay lại đếm khi
không có tín hiệu rõ chân RESET, chỉ khi nào có
tín hiệu RESET UF, đầu ra UG của bộ đếm mới
chuyển về mức thấp và bộ đếm mới bắt đầu đếm
lại từ đầu). `

• Như vậy, thời điểm mở thrysistor được xác định khi đâù
ra UG tại chân 14 của bộ đếm 4020 chuyển mức logic từ
0 lên 1. Thời gian để bộ đếm 4020 đếm được 29 để UG 
chuyển từ mức 0 lên mức 1 phụ thuộc vào tần sồ xung
đầu vào, khi tần sồ xung càng lớn thì khoảng thời gian
đếm càng nhỏ, nghĩa là góc mở α cũng nhỏ. Và ngược
lại nếu tần số xung vào càng nhỏ thì khoảng thời gian
đếm càng lớn dẫn đến góc mở α càng lớn, mà tần số
đầu vào bộ đếm lại được điều khiển bởi điện áp Uđk.Vậy
góc mở α phụ thuộc vào điện áp điều khiển (Uđk). Vì thế
ta có thể khống chế góc mở α bằng điện áp điều khiển
(U®k). 
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Chương 5. Điều áp xoay chiều

5.1. Khái quát về điều áp xoay chiều
5.2 Điều áp xoay chiều một pha
5.3. Điều khiển điều áp xoay chiều một
pha
5.4 Điều áp xoay chiều ba pha
5.5. Điều khiển điều áp xoay chiều 3 pha

2

5.1. Khái quát về điều áp xoay chiều
• Các phương án điều áp xoay chiều
• Hình 5.1 giới thiệu một số mạch điều áp xoay chiều một

pha

U1

Zf

U2 i Z

a

U2

b

TBB§

U2U1

C

U1 i Z Zi

Hình 5.1 Các sơ đồ điều áp xoay
chiều

3

5.2. Điều áp xoay chiều một pha

• I. Sơ đồ điều áp xoay chiều một pha

• II. Điều áp một pha tải thuần trở

• III. Điều áp một pha tải trở cảm

4

I. Sơ đồ điều áp xoay chiều một pha

• Hình 5.2 giới thiệu các sơ đồ điều áp xoay chiều một
pha bằng bán dẫn

T2
Z

T1

U1 Z

T

U1

a.
D2

Z

T

U1

D1

D3
D4

d.

b.

Hình 5.2 Sơ đồ điều áp xoay chiều một pha bằng bán
dẫn a. bằng hai thrysistor song song ngược; b. bằng
triac; c. bằng một thrysistor mét diod; d. bằng bốn diod
một thrysistor

ZU1

c.

D1T1

T2D2
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II. Điều áp xoay chiều một pha tải thuần trở

• Khi tải thuần trở hoạt động của sơ đồ hình 5.2 cho điện
áp dạng hình 5.3

U U
Tải

t

α1

α2

iG1

iG2

T2
R

T1

U1

Hình 5.3
6

• Tại các thời điểm α1, α2, có xung điều khiển các thrysistor T1, T2, 
các thrysistor này dẫn. Nếu bỏ qua sụt áp trên các thrysistor, điện
áp tải có dạng như hình vẽ. Dòng điện tải đồng dạng điện áp và
được tính:

• Khi thrysistor dẫn

• Khi thrysistor khoá i = 0
• Trị số dòng điện hiệu dụng được tính

R
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4
2sin

22
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π
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2sin1
R
UI

(5.2)

(5.1)

(5.3)
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III. Điều áp xoay chiều một pha tải điện cảm

• Nguyên lí điều khiển

U1

A1 A2

T1

T2
i U2

a iG1

iG2

α1

ϕ1 α2
ϕ2α3π

Ut¶i

i

b

A1 A2

T1

T2

Hình 5.4
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• Đường cong điện áp và dòng điện khi các góc mở khác
nhau

U1

A1 A2

T1

T 2
i U2

a Ut¶i

i

α

ϕ α<ϕ

Ut¶i
i

α1

ϕ α=ϕ

Ut¶i
i

α

ϕ α>ϕ

b

a

c

Hình 5.5

α2

α2

ϕ1
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Khi α>ϕ, dòng điện tải gián đoạn

• Phương trình của mạch là:

• Nghiệm của phương trình dòng điện là:

• Trong đó

tsinUi.R
dt
di.L m ω=+

( )
R
Ltg;LRZ 22 ω

=ϕω+=

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
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tR
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tdcb

Lesin
Z
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Z

Uiii

(5.4)

(5.5)

(5.6)
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Khi α<ϕ, xung mồi hẹp
• Nếu xung mồi dạng xung nhọn và hẹp, thrysistor T1 dẫn

khi nhận được xung mồi, phương trình dòng điện vẫn
là:

• Dòng điện triệt tiêu khi ωt> π+ϕ, do đó lớn hơn π+α. 
Xung đưa tới cực điều khiển T2 trước khi điện áp anod
của nó chuyển sang +, do đó T2 không dẫn.

• Việc không dẫn của T2 là do: tại thời điểm có xung mồi
t2 cuộn dây còn đang xả năng lượng, làm cho UAK < 0.

( ) ( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
α

−−

ϕ−α−ϕ−ω=
tR

mm Lesin
Z

Utsin
Z

Ui (5.7)
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• Đường cong dòng điện khi α<ϕ

u

icb
i

α

ϕ

t1

t2

itd

Hình 5.6

ϕ1

U1

A1 A2

T1

T 2
i U2

a
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Trường hợp điều khiển bằng xung có độ 
rộng lớn

• Nếu xung mồi dạng xung rộng, thrysistor T1 nhận được
xung mồi dẫn, phương trình dòng điện vẫn là:

• Dòng điện triệt tiêu khi ωt> π+ϕ, do đó lớn hơn π+α. Xung
đưa tới cực điều khiển T2 trước khi điện áp anod của nó
chuyển sang +, nhưng xung mồi có độ rộng đủ lớn nên
đến khi dòng điện T1 triệt tiêu T2 vẫn còn tồn tại xung
điều khiển nên nó được dẫn.
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Trị hiệu dụng của dòng điện
•Khoảng dẫn λ của các thrysistor
được xác định từ phương trình
siêu việt
•Trị hiệu dụng của dòng điện
được tính từ biểu thức đinh nghĩa
(5.9)
•Thay (5.7) vào (5.9) ta có (5.10)

•Các hệ số trong biểu thức (5.10) 
có dạng:
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Đặc tính điều khiển
• Trị số điện áp tải được tính
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Dòng điện cơ bản của các điều hoà
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Biến thiên công suất theo góc mở
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5.3. Mạch điều khiển điều áp xoay
chiều một pha

I. Mạch điều khiển đơn giản
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• Mạch điều khiển triac đơn giản

U1 U2Z
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Hình 43.2
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II. Nguyên lí điều khiển
• Về nguyên lí,  mạch điều áp xoay chiều có van bán dẫn

được mắc vào lưới điện xoay chiều, nên mạch điều khiển
hoàn toàn giống như chỉnh lưu. 

• Trường hợp mạch động lực được chọn là hai thrysistor
mắc song song ngược như sơ đồ hình 3.2a, cần có hai
xung điều khiển trong mỗi chu kì. Mạch điều khiển có thể
sử dụng sơ đồ hoàn toàn giống điều khiển chỉnh lưu một
pha cả chu kì, với mỗi thrysistor một mạch điều khiển
độc lập

• Đối với những tải cần điều khiển đối xứng, đòi hỏi hai
thrysistor mở đối xứng, lúc này cần các kênh điều khiển
thrysistor có góc mở càng ít khác nhau càng tốt. Mong
muốn là chúng hoàn toàn giống nhau. Nhưng sự giống
nhau này chỉ có thể đạt đến một chừng mực nào đó

20

Nguyên lí điều khiển

• Giản đồ nêu nguyên lí
điều khiển giơi thiệu trên
hình 43.3

Hình 43.3 Nguyên lí điều khiển điều áp xoay
chiều.
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Sơ đồ nguyên lí tạo điện áp tựa liên tiếp hai nửa
chu kì

Uv
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VR 1 R1
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B

R4

R5
D3

Tr1

C
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Đường cong của các khâu

Hình 3.11 Nguyên lí tạo điện áp tựa trong điều áp xoay
chiều
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III. Mạch điều khiển ví dụ
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Mạch điều khiển cặp thrysistor song 
song ngược

Hình 3.13 Các phương án điều khiển cặp thrysistor mắc song 
song ngược

a, hai mạch điều khiển độc lập; b,- một biến áp xung hai
cuộn dây thứ cấp; c – chung lệnh mở van,  khác nhau

khuếch đại
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T
T1

c
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Mạch điều khiển
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Giải thích hoạt động của sơ đồ
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5.4. Điều áp xoay chiều ba pha
• I. Sơ đồ động lực. 
• II. Nguyên lí hoạt động

28

5.3. Điều áp xoay chiều ba pha
• I. Sơ đồ động lực. 
• Sơ đồ điều khiển bằng cặp thrysistor song song ngược

∼

a

∼∼

b

∼ ∼ ∼

c

∼ ∼ ∼

d

∼ ~ ∼

e

∼ ~ ∼
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• Sơ đồ điều áp xoay chiều bằng triac

c

Hình 3.25: Điều áp ba pha bằng Triac

∼

a

∼ ∼

b

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼
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• Sơ đồ điều áp có đảo chiều

Hình 3.27: Sơ đồ điều áp ba pha có đổi thứ tự pha

∼∼A1

B1

T1 T2

T3

T4
T5 T6
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A B

∼C1

T9 T10

C
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• Sơ đồ động lực điển hình thường gặp

T2

T3 T5
T1 T4 T6

A1
B1 C1

A B C

0

ZA ZB ZC
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II. Nguyên lí hoạt động

• Nguyên tắc dẫn dòng trong sơ đồ điều áp ba
pha

• Ba pha có van dẫn: UfT = UfL

• Hai pha cã van dÉn: UfT =(1/2)Ud©y

• Trên pha đang xét không van dẫn UfT = 0

33

1. Nguyên tắc dẫn dòng trong sơ đồ điều
áp ba pha

• Ba pha có van dẫn: UfT = UfL

T1 T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1 C1

A B C
ZA ZB ZC

0

T2

T3 T5
T1 T4 T6

A1
B1 C1

A B C
ZA ZB ZC

0

T1 T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1

A B C
ZA ZB ZC

T1 T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1 C1

A B C
ZA ZB ZC

T1 T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1

A B C
ZA ZB ZC

C1

T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1 C1

A B C

0

ZA ZB ZC

T1

34

Hai pha cã van dÉn UfT =(1/2)Ud©y

0

T1

ZA

0

T1 T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1 C1

A B C
ZA ZB ZC

T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1 C1

A B C
ZB ZC

T1 T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1

A B C
ZA ZB ZC

C1

T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1 C1

A B C
ZA ZB ZC

T1 T1 T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1

A B C
ZA ZB ZC

T1 T2

T3 T5
T4 T6

A1
B1 C1

A B C
ZA ZB ZC

0 0 0

0
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• 2. Giải thích hoạt động của sơ đồ (ví dụ α = 300)
T
2

T
3

T
5

T
1

T
4

T
6

A B C

α

t

t

t

t

t

t
π/2 π

XT1

XT2

XT3

XT4

XT5

X3 X23

X2 X52

X1 X61

X14

XT6

X5

X6 X36

X45

X3

X4 X14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

T1

T2

T3

T4

T5

T6

36

Một số nhận xét về hoạt động của sơ đồ trên

• Điện áp tải có dạng đập mạch
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• Hoạt động của sơ đồ khi góc mở lớn (ví dụ α = 1200)

0

A B C

t1

t2 t3 t4

t5 t6

t!22' t3' t5' t6'

1/2UAB 1/2UAC

tf

X1 X6-1

X5-2 X2 X5-2

X3 X2-3

X4 X1-4 X4

X5 X4-5 X5 X4-5

X6 X3-6

o'

t

t

t

t

t

t

XT1

XT2

XT3

XT4

XT5

XT6

t

T
2

T
3

T
5

T
1

T
4

T
6
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• III. Đặc điểm điều khiển điều áp ba pha
• Điều khiển điều áp ba pha có thể coi như chỉnh lưu cầu ba

ph

T2

T3 T5T1
T4 T6

a)

T5

T2 T1

T6

T4

c)

T1
T2 T4

T3
T5

T6

b)

Hình 3.30 Các cách nối dây của điều áp xoay
chiều ba pha tải nối Y không dây trung tính

39

• Điều khiển bằng biến áp xung hai cuộn dây

Hình 3.33 Đệm xung bằng biến áp.

M§K  
T6

tới T5

T6 T1
T4

M§K  
T1

M§K  
T4

40

• Đệm xung trước tầng khuếch đại

+15V

M§KT1

M§KT6

H

tới T4

T1

Hình 3.34 Đệm xung trước tầng khuếch đại

41

• Điều khiển bằng xung đơn
A B C

α

t

t

t

t

t

t
π/2 π

XT1

XT2

XT3

XT4

XT5

XT6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X3 X23

X2 X52

X1 X61

X14

X5

X6 X36

X45

X3

X4 X14

T1

T2

T3

T4

T5

T6

42

• Mạch điều khiển

V6
A5A4

+12V

T6

+15V

-12V

UC
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+

-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

R4

U ®k

R5

R6
A3

-
+

D
V5 T5

UB
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+

-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

R4

U ®k

R5

R6
A3

-
+

D
V3 T3

V4
A5A4

+12V

T4

+15V

-12V

UA
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+

-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

R4

U ®k

R5

R6
A3

-
+

D
V1 T1

D4

V2
A5A4

+12V

T2

+15V

-12V

H1

H2

H3

H4

H5

H6
-12V Udk
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Điều khiển điều áp ba pha khi van là triac

UA
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

R4

U®k

R5

R6
A3
-
+

DA R7

D4

D5

X

UA

R5

Tr2

Tr3

UB
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

R4

U®k

R5

R6
A3
-
+

DA R7

D4

D5

X

UB

R5

Tr2

Tr3

UC
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

R4

U®k

R5

R6
A3
-
+

DA R7

D4

D5

X

UC

R5

Tr2

Tr3

-12V

-12V

-12V

+12V

+12V

+12V

+15V

HA

HB

HC

-12V

TA

TB

TC
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• Điều khiển bằng chùm xung

A B C

α

Hình 3.39 Điều khiển ba pha bằng chùm xung

t

t

t

t

t

t

t

X1

X2

X3

X4

X5

X6
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+A6

D4

Uv

U®f
1

U

R2
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

C1 R5
A3

-
+

D

AND

®f
2

R2 A1+
-

B
R3

R4

D3
Tr1

C
A2-

+

C
1

R5 A3-
+ D

D4-

AND

T5

T6

T3

T4

+15V

T2

D4

Uv

U®f
1

U

R2
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

C1 R5
A3

-
+

D

AND

®f
2

R2 A
1+

-

B
R3

R4

D3
Tr1

C
A2-

+

C
1

R5 A3-
+ D

D4

AND

+15V

+15V

D4

Uv

U®f
1

U

R2
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

C1 R5
A3

-
+

D

AND

®f
2

R2 A
1+

-

B
R3

R4

D3
Tr1

C
A2-

+

C
1

R5 A3-
+ D

D4

AND

+15V

∼ ∼ ∼
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5.5 Đặc điểm điều khiển điều áp ba
pha

Nguyên lí điều khiển
Điều khiển bằng cách đêmh xung

Điều khiển bằng chùm xung

47

I. Nguyên lí điều khiển điều áp ba pha
Điều khiển điều áp ba pha có thể coi như chỉnh lưu cầu ba

pha

T2

T3 T5T1
T4 T6

a)

T5

T2 T1

T6

T4

c)

T1
T2 T4

T3
T5

T6

b)

48

Ba cách cấp xung điều khiển
• Cấp xung đông thời cho các van ở nhóm NA và 

nhóm NKví dụ như hình vẽ:
• Có thể có ba cách cấp xung điều khiển

T1 T2

T3 T5

T4 T6

A1
B1 C1

A B C

ZA ZB ZC

00

T2

T3 T5

T1 T4 T6

A1
B1 C1

A B C

ZA ZB ZC

T2

T3 T5

T4 T6

A1
B1 C1

A B C

0

ZA ZB ZC

T1

T1 T2

T3 T5

T4 T6

A1
B1

A B C

ZA ZB ZC

0T1,T
3

T6

T2,T
4

T5

T5,T
1

T4

T6,T
4

T3

T3,T
5

T2

T4,T
6

T1

X§XC

T1T6

T2T5

T5T4

T6T3

T3T2

T4T1

X§XC

T1T6

T2T5

T5T4

T6T3

T3T2

T4T1

X§XC
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49

• Điều khiển bằng biến áp xung hai cuộn dây

Hình 3.33 Đệm xung bằng biến áp.

M§K  
T6

tới T5

T6 T1
T4

M§K  
T1

M§K  
T4

50

• Đệm xung trước tầng khuếch đại

+15V

M§KT1

M§KT6

H

tới T4

T1

Hình 3.34 Đệm xung trước tầng khuếch đại

51

• Điều khiển bằng xung đơn
A B C

α

t

t

t

t

t

t
π/2 π

XT1

XT2

XT3

XT4

XT5

XT6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X3 X23

X2 X52

X1 X61

X14

X5

X6 X36

X45

X3

X4 X14

T1

T2

T3

T4

T5

T6
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• Mạch điều khiển

V6
A5A4

+12V

T6

+15V

-12V

UC
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+

-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

R4

U ®k

R5

R6
A3

-
+

D
V5 T5

UB
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+

-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
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-
+

R4

U ®k

R5

R6
A3

-
+

D
V3 T3

V4
A5A4

+12V

T4

+15V

-12V

UA
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+

-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

R4

U ®k

R5

R6
A3

-
+

D
V1 T1

D4

V2
A5A4

+12V

T2

+15V

-12V

H1

H2

H3

H4

H5

H6
-12V Udk
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Điều khiển điều áp ba pha khi van là triac

UA
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

R4

U®k

R5

R6
A3
-
+

DA R7

D4

D5

X

UA

R5

Tr2

Tr3

UB
U®f1

U®f2

D1

D2

VR1 R1

R2A
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
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-
+

R4

U®k

R5

R6
A3
-
+

DA R7

D4
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Tr2

Tr3
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VR1 R1

R2A
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+
-
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R3
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+
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R6
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-
+

DA R7
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Tr3

-12V

-12V

-12V

+12V

+12V

+12V

+15V

HA

HB

HC

-12V

TA

TB

TC
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• Điều khiển bằng chùm xung

A B C

α

Hình 3.39 Điều khiển ba pha bằng chùm xung

t

t

t

t

t

t

t

X1

X2

X3

X4

X5

X6
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+A6

D4

Uv

U®f
1

U

R2
A1

+
-

B

R3

R4
D3

Tr1

C
A2

-
+

C1 R5
A3

-
+

D

AND

®f
2

R2 A1+
-

B
R3

R4

D3
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+
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-
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-
+
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-
+
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+
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-
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-
+
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-
+
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-
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Tr1
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A2-
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C
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AND
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∼ ∼ ∼
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Chương 6 Thiết bị biến tần
• 6.1 Phân loại biến tần
• 6.2. Biến tần trực tiếp
• 6.3. Biến tần độc lập

2

6.1 Phân loại biến tần

• Biến tần quay;
• Biến tần tĩnh.

3

• I. Biến tần quay.
• Biến tần quay là máy phát điện xoay chiều

UKT

c)

220/ 
380V
; 50 
Hz

IKT

p
w

==
2

p.
fhay,

60
p.n

f

Trong đó:
f – tần số điện áp tính bằng hec Hz;
n – tốc độ quay tính theo vòng/phút;
w - tốc độ quay tính theo radian/giây;
p – số đôi cực máy điện.

4

•II. Biến tần tĩnh
•Biến tần tĩnh là loại biến tần được chế tạo từ
các linh kiện bán dẫn công suất. Có hai loại 
biến tần tĩnh thường gặp:
•Biến tần trực tiếp;
•Biến tần độc lập.

5

• Biến tần trực tiếp biến đổi trực tiếp đường cong 
lưới điện xoay chiều công nghiệp, nó có dạng:

t

6

• Biến tần độc lập
• Đây là loại biến tần biến đổi từ điện một chiều
thành điện xoay chiều. Điện áp nguồn cấp một
chiều, nên khi biến đổi điện áp xoay chiều là 
những xung vuông có dạng như hình bt4 

t



2

7

6.2. Biến tần trực tiếp

• Khái niệm
• Biến tần trực tiếp nguồn cấp một pha
• Biến tần trực tiếp nguồn cấp ba pha

8

Khái niệm

• Người ta trực tiếp biến đổi đường cong lưới
điện công nghiệp, khi đó ta thu được điện
áp với tần số khác tần số điện lưới

• Có thể dùng mạch điện với nguồn cấp một
pha hay nguồn cấp ba pha

• Bằng cách đóng mở tiristor theo quy luật
nào đó ta có được điện áp xoay chiều

9

2. Biến tần trực tiếp nguồn cấp một
pha

• Sơ đồ mạch điện

T2
Z

T1

U1

A

B

t

t

Hz66,16f =

Hz10f =

10

• Một sơ đồ khác của biến tần trực tiếp một pha

t

U1

T1

T2

T3

T4

A

B

F E

f=25 Hz

f=16.6 Hz

t

11

6.3 Biến tần độc lập một pha

Biến tần độc lập với biến áp trung tính
Biến tần độc lập với sơ đồ nửa cầu

Biến tần độc lập với sơ đồ cầu

12

1. Biến tần độc lập nguồn áp dạng biến
áp có trung tính

Sơ đồ nguyên lí

i

iTT1

T2

UN

A

B

C

D

E

*

*
*

W1

W2

W3

K1

K2

UN

B

A

C
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Hoạt động của sơ đồ được giải thích theo đường cong

iT iT

ϕ>0

i

UT UT

t

t

t

t

ϕ<0

14

2. Biến tần độc lập nguồn áp dạng nửa
cầu

Sơ đồ nguyên lí

a b

K1

K2

T1

T2

C1

C2

UN ZT

C1

C2

UN ZT
B AB A

+

+

+

+

15

Dạng sóng dòng điện và điện áp

π π

ππ

π π 2π

2π

2π

2π

2π 2π

ϕ ϕi/
u/ i/u/

i
i

uK1 uK1

iK1
iK1

D1 D1D1
/ D1

/
T1

/ T1
/T1

T1

16

3. Biến tần độc lập nguồn áp dạng cầu
Sơ đồ nguyên lí

K2

K2

K2

K2

T1

T2

UN ZT

T3

T4

UN
ZT

17

Dạng sóng dòng điện và điện áp

u

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ωt

ωt

ωt

ωt ωt

ωt

ωt

ωt

ωt ωt

ωt

ωt

u

ϕπ
π

π

π

π

π

π

π

2π

2π

2π

2π

2π

2π

2π

π

π

π

π 2π

2π

2π

2π

2π

i/

i

i/

i

uK1

uK1

iK1iK1

D1

D2

T1

T2
/

D1

D2D2
/

T1
/

T2

D1 T1

D2
/ T2

/

D1
/ T1

/

T2D2

β

π+β
ϕ

18

Sơ đồ mô phỏng bằng Pesim

Sơ đồ nguyên lí
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19

• Dạng sóng điện áp điều biển độ rộng trong thực tế

20

• Dạng sóng điện áp và dòng điện khi tần số sóng mang
fr=500Hz

21

• Dạng sóng xung điều khiển với tần số fr= 1000Hz

22

• Dạng sóng điện áp và dòng điện với tần số fr= 1000Hz

23

• Dạng sóng điện áp và dòng điện khi fr=5000Hz

24

1. Biến tần độc lập nguồn áp ba pha nửa
cầu

Sơ đồ nguyên lí

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

C1

C2

0
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25

• Sơ đồ mô phỏng

26

Dạng sóng dòng điện và điện áp

27

• Dạng sóng dòng điện

28

2.Biến tần độc lập nguồn áp 3 pha dạng 
cầu

Sơ đồ nguyên lí

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

29

• Sơ đồ mô phỏng

30

Dạng sóng điện áp
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31

• Dạng sóng dòng điện

32

Điều biến độ rộng xung – Sơ đồ mô phỏng

33

Xung điều khiển

34

Dạng sóng dòng điện áp (sóng mang fr = 1000Hz)

35

• Tần số sóng mang fr =5000Hz

36

• Dạng sóng dòng điện
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37

6.4 Biến tần áp ba pha

• 1. Biến tần nửa cầu
• 2. Biến tần cầu toàn sóng

38

1. Biến tần nửa cầu
• Sơ đồ nguyên lí

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

C1

C2

0

39

Nguyên lí hoạt động

• Đường đi của dòng điện các pha

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

C1

C2

0

UN

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

C1

C2

0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

C1

C2

0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

C1

C2

0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

C1

C2

0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

C1

C2

0

40

• Sơ đồ mô phỏng

41

Dạng sóng dòng điện và điện áp

42

• Dạng sóng dòng điện
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43

2.Biến tần độc lập nguồn áp 3 pha dạng 
cầu

Sơ đồ nguyên lí

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN 0

44

Nguyên tắc điều khiển
Các chân của ba pha điều khiển dịch pha nhau một góc 600 điện

T1

B

C

T2
T3

T4

T5

T6

0 t1 t2 t3 t4 t6t5

t

t7 t8 t9 t10

TA0

t

t

t

600

45

• Mô tả đường đi của dòng điện của biến tần

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

0

0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

0

0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ZA

ZB

ZC

A
B

C

UN

0

0

trong khoảng t1 ÷ t2 trong khoảng t3 ÷ t4

trong khoảng 0 ÷
t1

trong khoảng t2 ÷
t3

trong khoảng t4 ÷
t5

trong khoảng t5 ÷ t6

46

• Sơ đồ mô phỏng

47

Dạng sóng điện áp

48

• Dạng sóng dòng điện
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49

Điều biến độ rộng xung – Sơ đồ mô phỏng

50

Xung điều khiển

51

Dạng sóng dòng điện áp (sóng mang fr = 1000Hz)

52

• Tần số sóng mang fr =5000Hz

53

• Dạng sóng dòng điện

54

Biến tần công nghiệp
Biến tần đầu vào một pha ra một pha
Biến tần đầu vào một pha ra ba pha
Biến tần đầu vào ba pha ra một pha
Biến tần đầu vào ba pha ra ba pha
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55

• Biến tần đầu vào một pha ra một pha

56

• Biến tần đầu vào một pha ra ba pha

57

• Biến tần đầu vào ba pha ra một pha

58

• Biến tần đầu vào ba pha ra ba pha
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Chương 7. Bảo vệ TBĐTCS

7.1 Phân loại sự cố
7.2. Bảo vệ điện áp
7.3. Bảo vệ dòng điện
7.4. Bảo vệ nhiệt

2

7.1. Phân loại sự cố

Sự cố do điện áp
Sự cố do dòng điện
Sự cố do nhiệt
Sự cố do các nguyên nhân khác

3

1. Sự cố do điện áp

Van bán dẫn sẽ gặp sự cố (bị hư hỏng) khi
điện áp vượt quá trị số cho phép đặt lên
van. 

Điện áp đặt lên van vượt quá trị số cho phép
trong các trường hợp sau:

• Xung điện áp từ lưới
• Xung điện áp khi chuyển mạch van
• Quá điện áp dài hạn

4

Xung điện áp từ lưới

• Trên đường cong điện áp lưới xuất hiện
một xung điện áp như hình vẽ

• Đỉnh xung điện áp này
lớn hơn điện áp van

• Nguyên nhân xuất hiện xung:
• Sét đánh đường dây
• Trên đường dây có tải điện cảm cắt đột

ngột

X1

X2

5

Trên đường dây có tải điện cảm cắt đột ngột

• Khi có dòng điện chạy qua cuộn
dây, trong cuộn dây tích luỹ một
năng lượng

• Khi cắt tải đột ngột, năng lượng
này đột ngột về 0 để i = 0. 
Nguồn năng lượng trên xả 
ngược lên đường dây. Năng
lượng này đưa một lượng điện
tích (điện tử) lớn lên đường dây
làm cho xuất hiện xung điện áp 
tại đúng điểm cắt tải.

W®t = (Li2)/2

K

RN

L
C
D

6

Xung áp do chuyển mạch
• Bản chất vật lí của hiện tượng
• Khi dẫn, trong van bán dẫn có một lượng điện tích lớn từ

nguồn đưa tới, làm trung hoà các điện tích dư theo bản
chất của chất bán dẫn. 

• Khi khoá đột ngột, chất bán dẫn phải trả về trạng
thái nguyên gốc.

• Điện tích từ nguồn đưa tới để tạo dòng điện được trả về
nguồn.

• Từ trong bán dẫn các điện tích (dương và âm) được đẩy
ra ngoài, do dó gây quá điện áp cục bộ xung quanh van

p1 p2n1 n2

dư lỗ trống mang điện tích
+

dư điện tử mang điện
tích -
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Quá áp dài hạn
• Điện áp làm việc cực đại đặt lên van 

lớn hơn điện áp cho phép của van
• Ví dụ: van có thông số điện áp cho

phép 300V, được mắc vào lưới điện
xoay chiều 220V như hình vẽ. Trong
trường hợp này van bị qúa điện áp dài
hạn, vì điện áp cực đại của nguồn lưới
được tính

• Van trong sơ đồ trên không quá áp 
khi điện áp cho phép của van 
UCPV>k.Umax

U

2 R L

V

V308V220.2Umax ==

8

2. Sự cố do dòng điện
• Ba trường hợp điển hình sau gây sự cố cho

van do dòng điện:
• Ngắn mạch van
• Ngắn mạch tải
• Quá dòng điện dài hạn 

T2

T4

T6

T1

T3

T5

T8

T10

T12

T7

T9

T11

CC8

CC10

CC12

CC7

CC9

CC11

CC2

CC4

CC6

CC1

CC3

CC5

T2

T4

T6

T1

T3

T5

T8

T10

T12

T7

T9

T11

CC8

CC10

CC12

CC7

CC9

CC11

CC2

CC4

CC6

CC1

CC3

CC5

9

Qúa dòng điện dài hạn

• Qúa dòng điện dài hạn khi dòng điện làm
việc lớn hơn dòng điện van theo điều kiiện
làm mát

• Ví dụ: thrysistor có thông số dòng điện Iđm

= 100A, cho làm việc với dòng điện 30A. 
• thrysistor sẽ bị quá dòng nếu không được

mắc cánh toả nhiệt để làm mát, thrysistor
không bị qúa dòng nếu có cánh toả nhiệt
đủ diện tích bề mặt

10

3. Sự cố của van do quá nhiệt
• Nguyên nhân:
• Khi làm việc, có dòng điện chạy qua, trên van có

tổn hao công suất ΔP =RV.I2 ≅ ΔU.I, tổn hao này
sinh nhiệt theo phương trình nhiệt:

• ΔP = AΤ + C(dT/dt)
• Trong đó: ΔP - tổn hao công suất trên van

• A - hệ số toả nhiệt phụ thuộc điều kiện làm mát;
• C - nhiệt dung của van và cánh toả nhiệt phụ thuộc kích thước van;
• T - nhiệt độ của van;

• Nhiệt độ xác lập của van: TXL = ΔP/A (lớn hay bé
phụ thuộc ΔP và hệ số A không được vượt quá
giá trị cho phép

11

7.2. Bảo vệ quá điện áp

Bảo vệ van khi có xung điện áp từ lưới
Bảo vệ van khi có xung điện áp do chuyển
mạch
Bảo vệ van khi quá áp dài hạn

12

I. Bảo vệ van khi có xung điện áp từ
lưới

• 1. ý tưởng bảo vệ: lọc xung điện áp từ lưới
• Nguyên nhân xung điện áp từ lưới như đã 

giới thiệu ở trên. Đề bảo vệ, cần giảm biên
độ xung bằng cách lọc xung

X1, chưa 
lọc

X2, chưa lọc

Sau lọc
xung

t
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2. Lọc xung bằng mạch RC

• Một mạch RC mắc ở đầu vào như hình vẽ có thể
hạn chế được đỉnh xung điện áp

• Bản chất của hiện tượng nạp, xả tụ
• Điện áp tụ nạp biến thiên theo

UC = E(1 – e-t/RoC)
• Điện áp tụ xả bién thiên theo
• UC = UC0 e-t/RC)

E

R0

R

1 2
K

iC
A
B uC

+ +

iR

a)

iC,uC

uC

iC

I0
E

t

b)0

uC

C C

C R

R R

14

3. Lọc xung phía thứ cấp biến áp

• Mạch RC mắc đầu ra của biến áp được dùng
bảo vệ van khi cắt biến áp non tải. Trường hợp
xấu nhất xảy ra khi mạch bị ngắt mà dòng kích
từ biến áp có giá trị cực đại, năng lượng tích luỹ
trong cuộn dây biến áp  Wđt = (Li2)/2 xả ra gây
quá áp

C R
C R

C R
2

R
1

15

Tính toán thông số cho mạch bảo vệ

• Giả thiết năng lượng điện từ của cuộn dây được
cấp đầy đủ cho mạch tụ bảo vệ, bây giờ Wđt = 
(L2BAi2)/2 = (CU2

max)/2
• Trong thực tế tụ nhận một nửa năng lượng của

cuộn dây biến áp là lớn rồi nên (CU2
max) = 

(L2BAI0m
2)/2 Sau khi biến đổi biểu thức trên ta có:

• Trong đó: SBA - công suất biểu kiến biến áp 
[kVA]; I0 - dòng điện không tải % của biến áp; 
Umax - điện áp cực đại; C- điện dung [μF]

•

2
max

7
0BA

fU2
10ISC

π
=

16

Điện trở được tính:

• Trong đó: LBA = 10unm.U/2fSBA

• unm - điện áp ngắn mạch phần trăm của
BA [%]; U - điện áp hiệu dung thứ cấp BA.

• Trong mạch ba pha
• Công suất các điện trở được tính:
• P = 3(U.2πfC)2R.1012 [W]
• Cho mạch ba pha: P = 5(U.2πfC)2R.1012

[W]
• Các hệ số 3, 5 trong các công thức cuối là

xét tới sự biến dạng của điện áp tải

C
L2R BA≥

C
L32R BA≥

17

Thông số của mạch bảo vệ có chỉnh lưu cầu

• Tụ được tính:
• Điện trở được tính: 

• Điện trở xả năng lượng của tụ:
• R2 =5.103/(fC)  [kΩ]

( )maxd
2
max

7
0BA

UUf2
10IS5,1C

−π
=

C
L3

3
2R:phabacho,

C
L

3
2R BA

1
BA

1 ==

C R
2

R
1

18

4. Lọc xung điện áp bằng biến áp cách
li

• Xét phản ứng của cuộn dây
điện cảm

• Khi có một xung điện áp đưa 
tới cuộn dây có điện cảm L, 
dòng điện của cuộn dây biến
thiên như hình vẽ. Sự biến
thiên dòng điện như trên thấy
rẵngung dòng điện có biên độ 
thấp hơn so với xung áp.

L,RL
U0

K R

uR

iR

uL

a)

eL

iL, uL

U0

t

ILmax

b)

iL
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Bản chất của biến áp
• Việc hình thành điện áp ở 

thứ cấp biến áp là do sự
biến thiên từ thông trong lõi
thép, sự biến thiên từ thông
này là do dòng điện sơ cấp
biến thiên.

• Từ trên thấy rằng, dòng điện
đã lọc được thành phần
xung điện áp, do đó thứ cấp
biến áp được lọc xung

Φ

U1 U2

i1

U1

i1, Φ

U2

20

II. Bảo vệ van do xung điện áp do 
chuyển mạch

• Từ bản chất của hiện tượng
chuyển mạch đã nêu trên, người
ta phải tạo một mạch ngoài van 
bán dẫn cho các điện tích quá 
độ chạy

• Bảo vệ van trong trường hợp này
người ta dùng mạch RC mắc 
song song với van như hình vẽ

• Khi đó các điện tích chạy ở mạch 
RC ngoài van bán dẫn, làm giảm
xung điện áp trên pn của van.

Đường trả điện tích về
nguồn

R

T

C

R

T

C

21

Tính toán thông số mạch bảo vệ
• Quá điện áp có thể được đánh giá qua hệ số

quá áp

• Trong đó: UNmax - điện áp ngược cực đại; kAT - hệ
số an toàn; UCM - điện áp chuyển mạch

• Hệ số quá áp cực đại có thể lựa chọn theo biểu
thức:  βmax = 1/kAT + 0,5

• Các giá trị điện trở R và tụ C được tính theo các
giá trị điện trở (Rmax, Rmin) và tụ CTT theo hàm
βmax Đặc tính này được vẽ dưới dạng tương đối
trên hình vẽ

CMAT

maxN

Uk
U

=β

22

Các đường cong tính toán

• Các giá trị thực của van bán dẫn được tính từ các
biểu thức:

• Trong đó: UCM - điện áp chuyển mạch, LCM - điện kháng
chuyển mạch; QĐT - điện tích quá độ; RTĐ, CTĐ - các giá 
trị tương đối tra từ hình vẽ

20 40 60 10080

20

40

60

80

IT =5A

IT =10A

IT =20A

IT =50A

IT =100A

Q§T

-diT/dt0,1

1,0

10

100

1 1,5 2,0 25
βmax

Rmax,Rmin,CT

T

CTT

Rmax

Rmin

T§

CMCM
§T

CM

T§
§T Q2

L.URR;
U
Q.2CC ==

23

Sơ đồ ví dụ
A B C

24

III. Bảo vệ van khi quá áp dài hạn

• 1. Mắc nối tiếp các van
• Van bán dẫn bị quá điện áp khi UCPV<k.Umax

• Trong trường hợp này van bán dẫn được mắc nối tiếp để 
giảm điện áp trên van, khi đó điện áp làm việc bằng tổng
điện áp trên các van

• ULV = UV1 + UV2 +......+UVn

• Mong muốn khi mắc nối tiếp đặc tính của các van mắc 
nối tiếp có đặc tính hoàn toàn giống nhau

• Khi mắc nối tiếp, các van được chọn cùng thông số, của
cùng một nhà chế tạo, cùng thời điểm xuất xưởng.

V1 V2 Vn

UV1 UV2 UVn
ULV
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2. Đặc tính của van khi mắc nối tiếp

• Giả thiết có hai van mắc nối tiếp. Khi đó đặc tính
của van sẽ bằng tổng hai đặc tính hoàn toàn
giống nhau như hình a hay các đặc tính không
hoàn toàn giống nhau như hình b

V1

V2

V1+V2

ULV UV1 UV2

V1 V2

V1

V2

V1+V2

ULV UV1,V2

V2V1

a) b)
26

• Khi đặc tính giống nhau như hình a, điện áp trên
các van được phân bố bằng nhau, được như thế
này là rất lí tưởng.

• Tuy nhiên, trong thực tế đặc tính của các van 
bán dẫn thay đổi. Sự thay đổi điển hình là dòng
điện rò tăng lên không giống nhau, đường đặc
tính có độ dốc khác nhau.

• Khi đặc tính của van khác nhau, điện áp trên van 
phân bố khác nhau

• Nhiệm vụ bây giờ là phải phân bố lại điện áp cho
các van bán dẫn

27

3. Phân bố lại điện áp trên các van bán
dẫn

• Người ta có thể có một số cách phân bố lại 
điện áp trên van:

c.

R R

R

R

C

C

V2

V1

b.

C

C
V2

V1

d.

D

D

D

D
V2

V1

V2

V1

a.

R

R

28

• Trong các sơ đồ trên, phân bố điện áp bằng điện
trở như hình a là thường được sử dụng nhất

• Nguyên lí phân bố điện áp:
• Tuy nhiên, các giá trị điện trở van thay đổi làm

cho các đẳng thức trên không giữ được, do đó
người ta thường chọn các gía trị điện trở bằng
nhau. Các điện trở này thường chọn
R>(5÷10)(UN/Irß)

V2V1

R

2

R1

Vn

R

n

Vnn

Vnn

2V2

2V2

1V1

1V1

RR
R.R.....

RR
R.R

RR
R.R

+
==

+
=

+

29

7.3 Bảo vệ dòng điện

Mắc song song các van bán dẫn
Bảo vệ ngắn mạch van
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra

30

I. Mắc song song các van bán
dẫn

1. Yêu cầu mắc song song
• Trong trường hợp dòng điện làm việc quá lớn (so với

dòng cho phép làm việc khi có xét tới điều kiện toả 
nhiệt), người ta phải tiến hành mắc song song các van 
bán dẫn

• Đặc tính của van khi mắc song songILV

D2

I1 I2
D1

a

V1

V2

I

U

Σ

IV1, IV2

ILV

ΔU

V1

V2

U

I

ILV

IV1

IV2

Σ

ΔU1 ΔU2
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2. Các sơ đồ mắc song song các van
• Để giảm sự phân bố không đều trên, người ta có thể mắc 

nối tiếp với các van các điện trở. Việc sử dụng điện trở
chỉ có ý nghĩa,khi điện áp rơi trên điện trở là không đáng
kể, nếu điện áp rơi trên điện trở lớn, tổn hao công suất
lớn, làm cho hiệu suất của chỉnh lưu thấp.

R1

R2

D2

I1

I2

D1

ILV

VTf
V RR

UI
+
Δ

=

Trong đó: IV - dòng điện chạy qua van

ΔU - tổn hao điện áp trên hai
mạch nhánh song song

Rf - điện trở mắc nối tiếp với van

RVT - điện trở thuận của van khi
dẫn

32

• Để khắc phục nhược điểm này có thể thay
thế điện trở bằng các cuộn dây điện cảm. 
Thường các cuộn cảm này được chế tạo 
có lõi không khí

L

L
D2

I1

I2

D1

ILV

Giá trị cực tiểu của điện cảm được
tính

Trong đó: (diT/dt)max- độ tăng dòng điện tới
hạn của thrysistor

LK - điện cảm của mạch dòng điện

UNGM điện áp trên thrysistor trước khi mở

K

max

T

NGM
min L

dt
di
UL −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

33

Nguyên nhân của việc chế tạo điện cảm lõi
không khí

• Nếu dùng cuộn kháng có lõi, khi các
thrysistor làm việc song song cuộn kháng
mắc với các tiristir sẽ bão hoá trước. Khi
cuộn kháng bắt đầu bão hoà điện áp trên
nhánh song songbắt đầu giảm, làm chậm
lại hay cản trở sự bão hoà của các cuộn
kháng khác. Điều này có thể làm cho các
van lại mất cân bằng dòng điện hơn. 

34

• ở sơ đồ dưới, cân bằng dòng điện các van được
thực hiện tốt hơn khi cuộn kháng được chế tạo 
có lõi thép, tương hỗ với các cuộn dây mắc 
ngược đầu nhau. Sơ đồ này còn đặc biệt có ý 
nghĩa, khi sử dụng cho trường hợp các van điều
khiển mở không đồng thời

CK

D2

I1 I2

D1

ILV

CK

D2

I1

D1

ILV

I2

D4

I3 I4

D3

35

• Xét trường hợp hai van mắc song song (hai
thrysistor

• Ví dụ T1 dẫn, xung dòng điện diT1/dt sinh ra
trong cuộn dây một sức điện động cảm ứng -L 
diT1/dt, xung áp này làm giảm áp trên T1 và tăng
áp trên T2, nó làm chậm quá trình mở T1 và làm
nhanh quá trình mở T2

• Có thể lập được phương trình

• Điện cảm cuộn kháng được tính

CK

T2
I1 I2

T1

ILV

minD1
1T UU

dt
diL2 +Δ=

dt
di.2

UUL
1T

minD1 +Δ
=

36

II. Đặc tính ngắn mạch

• Sự cố ngắn mạch xảy ra thường làm ngắn 
mạch nguồn như ví dụ hình dưới

i
L

UN ~

TR i
L

UN

TR

tt

itdi i

( ) dtT
t

m e.Itsin
Z

Ui
−

+ϕ−ω= ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+=

−−
dtdt T
t

XL
T
t

bd eIeIi 1
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• ở mạch điện xoay chiều, dòng điện cự đại đạt sau 1/4 
chu kì điện áp, do đó thiết bị bảo vệ phải cắt nhanh. Vì 
vậy cầu chì cần có đặc điểm:

• Chịu được dòng điện định mức của thiết bị
• Nhiệt dung chịu đựng của càu chì cần nhỏ hơn nhiệt

dung chịu đựng của thiết bị [(I2t)CC<(I2t)TB]
• Điện áp hồ quang của cầu chì phải lớn để giảm nhanh

dòng điện
• Khi cầu chì đứt, điện áp phục hồi phải đủ lớn để không

làm hồ quang cháy lại.
• Để làm được việc đó dây chì thường có dạng:

Dây chảy
bằng bạc

Khe
38

III. Bảo vệ ngắn mạch van

1. Sự cố ngắn mạch van
Sự cố này xuất hiện khi:
• Van bị quá nhiệt
• Van bị quá điện áp
• Van bị quá dòng
• Van bị chọc thủng do dU/dt, di/dt.

39

2. Bảo vệ khi van bị ngắn mạch
• Đề phòng để van không bị ngắn mạch:
• Không để xuất hiện các nguyên nhân gây

ngắn mạch ở trên
• Nếu đã bị ngắn mạch, mắc thiết bị bảo vệ

theo hình vẽ dưới
CC1

CC2

D1

D2

40

Ví dụ

T2

T4

T6

T1

T3

T5

T8

T10

T12

T7

T9

T11

CC8

CC10

CC12

CC7

CC9

CC11

CC2

CC4

CC6

CC1

CC3

CC5

41

IV. Bảo vệ ngắn mạch tải

• Sự cố ngắn mạch tải sẽ gặp khi đầu ra tơia
tải bị nối ngắn mạch. Khi đó có dòng điện
ngắn mạch chay giữa các nhóm van.

T2

T4

T6

T1

T3

T5

T8

T10

T12

T7

T9

T11

CC8

CC10

CC12

CC7

CC9

CC11

CC2

CC4

CC6

CC1

CC3

CC5

42

• Bảo vệ ngắn mach tải bằng cách mắc cầu
chì hay aptomát ở đầu ra tải

T2

T4

T6

T1

T3

T5

T8

T10

T12

T7

T9

T11

CC8

CC10

CC12

CC7

CC9

CC11

CC2

CC4

CC6

CC1

CC3

CC5

CCT CCT

T2

T4

T6

T1

T3

T5

T8

T10

T12

T7

T9

T11

CC8

CC10

CC12

CC7

CC9

CC11

CC2

CC4

CC6

CC1

CC3

CC5

AT
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7.4 Tổn hao công suất và làm
mát van

Tổn hao ở chế độ tĩnh
Tổn hao chuyển mạch
Bảo vệ nhiệt

44

I. Tổn hao ở chế độ tĩnh
• Khi van bán dẫn làm việc, trên nó tồn tại một tổn

hao công suất:
• ΔPT = ΔUT.IT + UN.Irß
• Trong đó: ΔUT - sụt áp tthuận trên van khoảng

một vài vôn.
• IT - dòng điện thuậnkhi van dẫn
• UN - điện áp ngược đắt lên van,
• Irò - dòng điện rò chạy ngược van bán dẫn

thường rất nhỏ hay bỏ qua.

45

II. Tổn hao chuyển mạch
• Tổn hao CM có thể bỏ qua nếu tần số làm việc thấp. Tuy

nhiên, ở tần số cao tổn hao này đáng kể không thể bỏ
qua được.

• 1. Tổn hao do thời gian mở và khoá van.
• Khi mở và khoá van dòng điện và điện áp trên van thay

đổi dưới dạng ví dụ (hình trang sau)
• Năng lượng tổn hao trên van khi mở: Wmở = 0,5.UCE.IC.tmở

• Năng lượng tổn hao trên van khi khoá: Wkhoá = 
0,5.UCE.IC.tkho¸

• Tổng tổn hao năng lượng khi chuyển mạch là Wmở +Wkhoá

• Công suất tổn hao chuyển mạch được tính
• PCM = (Wmë +Wkho¸)/T = (Wmë +Wkho¸).f

• Trong đó f = 1/T - tần số chuyển mạch van
46

ub

uBE

iB

uCE

iC

ub

Un

C

E

B

CBC

CBE

tmë

t

tkho¸

47

III. Bảo vệ quá nhiệt
• Các tổn hao trên sinh nhiệt làm thiết bị nóng lên

tới quá mức cho phép. Cần có biện pháp giảm
nhiệt cho van bán dẫn. Có hai cách làm mát
thường gặp nhất

• Làm mát bằng không khí có hay không cánh toả 
nhiệt hình a

• Làm mát bằng nước hình b

a)

b)

48

1. Làm mát bằng không khí
• Nhiệt lượng từ chát bán dẫn truyền ra vỏ rồi truyền

tới cánh toả nhiệt truyền nhiệt ra không khí. Truyền
nhiệt bằng bức xạ yếu, vì nhiệt độ cho phép của vỏ
thấp. Do đó, tản nhiệt chủ yéu làm bằng đối lưu
giữa cánh toả nhiệt và không khí.

• Quá trình dẫn nhiệt có thể mô tả như hình vẽ

Nhiệt độ 
của pn
Tpn

Nhiệt độ 
của vỏ
TV

Nhiệt độ 
cánh toả 
nhiệt Ttn

Nhiệt độ 
không khí TKK

Rpn RV
Rtn
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• Nhiệt lượng truyền từ vùng nóng sang vùng lạnh. 
Công suất toả nhiệt tỉ lệ thuận với độ chênh
nhiệt độ, tỉ lệ nghịch với trở nhiệt R

• Trở nhiệt tổng của mạch nối tiếp:
• R = Rpn + RV + Rtn

• Khi tính toán làm mát là chúng ta tính chọn cánh
toả nhiệt và quạt. 

• Các thông số được cho trong bài toán này là tổn
hao ΔP [W], Tpn, TKK, trở nhiệt Rpn, RV [0C/W]

R
TTP 21 +=Δ

50

2. Làm mát bằng nước
• Sơ đồ cấu trúc của làm mát bằng nước như giới

thiệu trên hình vẽ. 
• Điều kiện làm mát bằng nước là nước phải có

nguồn vô tận để nhiệt độ nước vào là nhiệt độ 
môi trường, 

• Vấn đề quan trọng trong làm mát bằng nước là 
phải xử lí nước không dẫn điện. Nghĩa là điện trở
nước phải lớn (R = ρℓ/S)

Cánh
toả 
nhiệt

Đường
ống dẫn
nước

Thanh
cái

Van 
bán dẫn
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